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                                                                             Các giai đoạn thần thị – Giáo lý mới

I.         PHẦN MỞ ĐẦU CỦA CÁC GIAI ĐOẠN THẦN THỊ

           A.    4 nhân vật chính trong Kinh Thánh

1.   Đức Chúa Cha

2.   Đức Chúa Con

3.   Đức Thánh Linh

4.   Sa-tan, tức Ma quỷ

B.    3 địa điểm và dân tộc chính

1.   Thiên đàng, Trái đất, và Địa ngục

2.   Dân Do Thái, các Dân ngoại (bất cứ dân nào không phải là dân Do 

      thái), và các thành viên trong “Thân thể của Đấng Christ”

C.    Kinh Thánh 

1.   Được ghi chép trong khoảng thời gian 1600 năm (1492 T.C. đến 100 

      S.C.)

2.   Gồm 66 sách: 39 T.Ư. và 27 C.Ư.

3.   Do 40 trước giả ghi lại

                          a.   Các Vua – Đa-vít & Sa-lô-môn

b.   Các quan lại – Đa-ni-ên & Nê-hê-mi

                          c.   Thầy tế lễ – Ê-xơ-ra

d.   Người chăn chiên – A-mốt

e.   Người tri thức – Môi-se

f.    Người thông thạo luật pháp – Phao-lô

g.   Ngư phủ – Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng

h.   Bác sĩ – Lu-ca

i.    Người thâu thuế – Ma-thi-ơ

j.    Tiên tri – Ê-sai

4.   Được viết tại nhiều nơi khác nhau như:

a. Đồng vắng Si-nai

b. Sườn núi A-ra-bi

c. Vùng đồi núi & các thành thuộc xứ Pa-lét-tin

d. Các sân của đền thờ

e. Các trường học của các đấng tiên tri tại Bê-tên & Giê-ri-cô

f. Cung điện Shushan tại Phe-rơ-sơ (Ba tư)â

g. Trên bờ sông Kê-ba tại xứ Ba-by-lôn

h. Các hầm tù tại La-mã

i. Trên đảo Bát-mô tại Biển Aegean

           D.    3 cách thức dễ bị sai lạc trong việc nghiên cứu thánh kinh

1. Giải nghĩa sai – hiểu sai trật lời thánh kinh

2.   Ứng dụng sai – áp dụng cách sai trật

2. Đặt sai vị trí – đặt lời thánh kinh trong vị trí và thời gian sai trật

E.    Sự hà hơi và thẩm quyền

1. 2 Phi 1:21 “Vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”

2. 2 Tim 3:16 “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình

3. Sự bền vững của Lời Đức Chúa Trời

a. Math. 24:35

b. EÂ-sai 40:8

c. Math. 5:17-18

F.    Mục đích của việc nghiên cứu:

                   Để hiểu rõ hơn chương trình đời đời của Đức Chúa Trời dành cho con người và lý do cho phương cách Ngài đối xử với con người trong hiện tại và tương lai. 2 Tim 2:15. Việc nghiên cứu Kinh Thánh theo quan điểm của giai đoạn thần thị là một cách thức xem xét lời thánh kinh, nhưng đây không phải là cách thức duy nhất để phân chia lời của Đức Chúa Trời. Một phương pháp khác là nghiên cứu lời thánh kinh theo quan điểm của mối quan hệ kết ước giữa Đức Chúa Trời với Y-sơ-ra-ên và thân thể của Đấng Christ. Trong khóa học này chúng ta sẽ xem xét cả hai quan điểm trên.

II.        THỜI GIAN & CÁC SỰ PHÂN CHIA THỜI GIAN

A. Ba sự phân chia về thời gian và vai trò của Đấng Christ

   Alpha = (bắt đầu)

1. Quá khứ (Êph. 3:5-6, Côl. 1:26) – Giê-xu là Đấng Tiên tri

2. Hiện tại (Gal. 1:4) – Giê-xu là Thầy Tế lễ

3. Tương lai (Math. 12:31-32, Eph. 1:21) – Giê-xu là Vua

               Omega = (kết thúc)

B. Phần dịch nghĩa chính yếu của từ “thế gian”

                 Chúng ta thường thấy chữ “thế gian” trong thánh kinh. Chữ này được dịch thông thường nhất từ những chữ Hy-lạp là Aion hay Kosmos. Hai chữ này mang những ý nghĩa khác nhau:

1. Aion nên được dịch là “thời đại.” Một số thí dụ có chữ “thế gian” được dịch từ chữ ‘Aion’ và cần phải được dịch là “thời đại” là: Math. 24:3; 13:39-40; 13:22; Gal. 1:4; 2 Côr. 4:4; Hêb. 12:2; 11:3.

2. Kosmos được dịch là “thế gian” mang ý nghĩa một “xã hội” hay “trật tự xã hội.” Thí dụ: Math. 4:8, 2 Phi 3:5-6.

III.       GIAI ĐOẠN THẦN THỊ

· Thuật ngữ “giai đoạn thần thị” ra từ chữ Hy-lạp “olkonomia” và được  dùng theo nghĩa: “Sự quản lý, điều hành một gia đình nào đó.”

· Chúng ta định nghĩa thuật ngữ này như sau: “Một giai đoạn thần thị là một khoảng thời gian trong đó con người được thử nghiệm về sự vâng lời của họ đối với một sự mặc khải đặc biệt nào đó của ý chỉ Đức Chúa Trời.”        

· Một giai đoạn thần thị không được xem xét theo sự phân chia thời gian nhưng đúng hơn theo cách thức Đức Chúa Trời đối xử với con người.

IV.        CÁC GIAI ĐOẠN THẦN THỊ CHÍNH

           A.    Thời kỳ Vô tội (Tội lỗi chưa vào trong thế gian) (Sáng 1:26 – 3:24) – Giai đoạn trong Vườn Ê-đen

1. Bắt đầu với mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền cho con người là phải cai quản Đất đã được Đức Chúa Trời tạo dựng cho đến lúc con người bị đuổi khỏi Vườn Ê-đen.

2.  Người ta không biết khoảng thời gian này kéo dài bao lâu nhưng chúng ta phỏng tính là giai đoạn này không lâu lắm.

           B.   Thời kỳ Lương tâm (Sáng 4:1 – 8:14) – Giai đoạn Tiền Nước lụt

1. Từ lúc loài người sa ngã tại Ê-đen đến cơn nước lụt thời Nô-ê.

2. Từ tiếng Anh ‘Antediluvian’ có nghĩa là trước cơn nước lụt. Ante = trước ; diluvian = cơn nước lụt

3. Kéo dài 1.656 năm

C.   Thời kỳ Con người cai trị (Sáng 8:15 – 11:9) – Giai đoạn Hậu Nước lụt

        Từ cơn nước lụt thời Nô-ê đến sự kêu gọi Áp-ra-ham (427 năm)

           D.   Thời kỳ Lời Hứa (Sáng 11:10 – Xuất 12:51) – Giai đoạn Các Tộc  

      trưởng

                    Từ sự kêu gọi Áp-ra-ham đến việc ra khỏi Ai-cập do Môi-se lãnh đạo        

                    (430 năm)

E.   Thời kỳ Luật pháp (Xuất 12:1 – Math. 4:1) –

                    Từ lúc ra khỏi Ai-cập do Môi-se lãnh đạo đến lúc Chúa Giê-xu giảng  

                    dạy (1.718 năm)

F.   Thời kỳ Ân điển (Math. 23:1 – Khải huyền) – Giai đoạn Hội thánh Tân Ước

       Từ lúc Chúa Giê-xu đến thế gian lần thứ nhất (sự Giáng sanh) tới lúc Ngài hiện đến trên đất nầy lần thứ hai (sự tái lâm).

G.   Thời kỳ Thần quyền (Khải 20:1-15) – Giai đoạn Đấng Mê-si-a cai trị

1. Thời kỳ 1.000 năm biệt riêng bởi Đức Chúa Trời

2. Từ lúc Đấng Christ hiện đến lần thứ hai (tái lâm) đến sự phản loạn cuối cùng của con người và Sa-tan.

H.   Thời kỳ Cuối cùng – Thời kỳ Chung cuộc

       Sống Đời đời với Đức Chúa Trời (Khải 21 & 22)

V.         THỜI KỲ SÁNG TẠO

A. Định nghĩa:

       Trọn khoảng thời gian Đức Giê-hô-va dành cho việc sáng tạo, từ Sáng 1:1 đến 2:25. Thời kỳ này kéo dài từ buổi đầu của công cuộc sáng tạo (thời gian không ai biết) cho đến lúc hoàn tất công cuộc sáng tạo vào ngày thứ sáu (Sáng 2:25).

B. Một số câu Thánh kinh cho thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo:

Thi thiên 8:3-8; 90:2; 95:5; 8:3; 19:1; 102:25; 

Ê-sai 40:26; 45:12; 48:13, và Châm 26:10. 

Điều này quan trọng để chúng ta hiểu rằng sự sáng tạo có mục đích và sự hoạch định bắt nguồn từ Đức Chúa Trời và đó không chỉ là kết quả của một sự bùng nổ nào đó của vật chất trong không gian. Chúng ta hiện hữu bởi sự hoạch định của chính Đức Chúa Trời và mọi vật hữu thể đều có nguồn gốc từ nơi Ngài. 

      Vài thí dụ từ những đoạn kinh thánh liệt kê trên là:

Thi thiên 8:3-8  - 8:3 Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt; 8:4 Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? 8:5 Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. 8:6 Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chơn người: 8:7 Cả loài chiên, loài bò, đến đỗi các thú rừng, 8:8 Chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.

Thi thiên 95:5 – Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó; còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn nên nó.

VI.        NĂM THỜI KỲ CHÍNH

             Như chúng ta đã thấy, những người tin vào thuyết giai đoạn thần thị phân chia kinh thánh thành những khoảng thời gian trong đó Đức Chúa Trời đối xử với  tạo vật của Ngài tùy theo những nguyên tắc chỉ đạo Ngài đã thiết lập. Một số người tin vào các giai đoạn thần thị đề xướng một học thuyết có tên là “Thuyết Gap (Chỗ trống, Sự gián đoạn).” Một HỌC THUYẾT chỉ là niềm tin hoặc cách nhìn vào một vấn đề của một người nào đó, chứ không phải là sự thực đã được minh chứng. Nói cách khác: một HỌC THUYẾT không được chứng minh là đúng nhưng chỉ là một cách thức qua đó một số người có thể nỗ lực để giải thích một số sự kiện nào đó. Chúng tôi trình bày những nền tảng của “Thuyết Gap” trong phần nghiên cứu này để học viên có thể nhận biết học thuyết này khi có ai đó thắc mắc về nó trong tương lai. Cá nhân tôi muốn được nói thêm rằng mặc dù thuyết này phần nào thú vị song nó có ít nền tảng dựa trên thực tế được mọi người nhận biết và thường sử dụng những câu thánh kinh không đúng ngữ cảnh có thể dẫn đến việc giải nghĩa sai lạc. Tôi không có ý định khuyến khích bất cứ ai dạy dỗ học thuyết này cho hội chúng phổ thông (thực ra tôi muốn khuyến khích là đừng dạy dỗ thuyết này thì hơn) hoặc hãy chấp nhận nó chỉ đơn thuần là một học thuyết mà thôi!

A. Một Số người Tin nơi Thuyết “Giai đoạn Thần thị” Phân chia Thời gian thành 5 Giai đoạn Được Kể đến như là “Các Thời kỳ” (Ages).  
       Đó là:

1. Thời kỳ Tiền hỗn độn (‘Antechaotic’: Ante = trước ; Chaotic = hỗn độn)

2. Thời kỳ Tiền lũ tích (‘Antediluvian’: Ante= trước; Diluvian=cơn lũ lụt)

3. Thời kỳ Hiện tại

4. Thời kỳ Hầu đến

5. Thời kỳ Chung cuộc

B. Thuyết “Gap” như một phần của Thời kỳ Tiền hỗn độn

1. Thuyết Gap – tin rằng trước khi trái đất hiện hữu như chúng ta thấy nó được mô tả trong Sáng thế ký 1:3 đến 2:25 thì Đức Chúa Trời đã tạo dựng trái đất trong Sáng thế ký 1:1, đặt sự sống trên đất dưới sự lãnh đạo của Lu-xi-phe (một tên gọi khác của Sa-tan) và rồi do sự phản loạn cuối cùng của Lu-xi-phe đã đem đến sự đoán phạt đối với những thực thể đầu tiên được ghi lại trong Sáng 1:2 đó. Thuyết Gap được có tên gọi này từ ý niệm là có một khoảng thời gian trống kéo dài giữa Sáng 1:1 và 1:2, trong suốt thời gian đó nước của Lu-xi-phe trên đất này đã hiện hữu. Trái đất mà chúng ta sống ngày nay là một “sự tái tạo” của vật chất nguyên thủy đã từng hiện hữu khi Lu-xi-phe cai trị trái đất. Thuyết Gap cũng cho rằng ma quỷ là những linh vất vưởng của những thực thể sống đã từng sống trên đất suốt thời kỳ trị vì của Lu-xi-phe. Hãy nhớ đây chỉ là một HỌC THUYẾT chứ không phải là một sự thực đã được minh chứng.
a. Đấng Christ là ngôi vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời đã dự phần trong công cuộc sáng tạo (Sáng 1:1 với Giăng 1:1-3)

b. Những người đề xướng ra Thuyết Gap chủ yếu dựa vào bản dịch câu kinh thánh ở Ê-sai 45:18 của họ:

Ê-sai 45:18  “Vì Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không (bản tiếng Anh là ‘in vain’: vô ích), bèn đã làm nên để dân ở, phán như vầy: Ta là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, không có Đấng nào khác!”

           Từ Hy-bá-lai được dùng ở đây cho chữ “trống không”(in vain: vô ích) là “tohu” mà họ dịch có nghĩa là “trống không”(empty), vì vậy câu này dường như ám chỉ rằng trái đất từ ban đầu đã không được dựng nên trống không (empty). Tuy nhiên, điều cần để ý là “tohu” còn có nghĩa khác cũng có thể được dùng y như vậy, đó là: không có hình dạng, vô dụng, vô giá trị, hoặc không có người ở, bỏ hoang. Việc dùng bất cứ từ nào trong những từ này sẽ không đưa đến cùng ýù ám chỉ như trên. Thực ra, nếu xem kỹ câu kinh thánh này chúng ta thấy nó nêu rõ rằng Đức Chúa Trời “dựng nên trái đất để cho có người ở” và chúng ta biết trái đất có người ở bởi sự hiện hữu của chính chúng ta.

           Những người đề xướng ra Thuyết Gap dùng những câu kinh thánh sau để cho rằng Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật hoàn hảo trọn vẹn và do đó khi Ngài phán trái đất phải hiện hữu thì nó được tạo dựng ngay từ đầu trong một tình trạng hoàn hảo chứ không như chúng ta thấy trong Sáng 1:2 là không có hình dạng và trống không dưới sự tối tăm (như là một hình thức đoán phạt kinh thánh thường nói đến).

Phục truyền 32:4   “Ngài là Hòn Đá, công việc Ngài là trọn vẹn; vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực.”

Thi thiên 18:30  “Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài,”

Truyền đạo 3:11  “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.”

             Như bạn có thể nhìn thấy nếu chỉ đọc qua những khúc kinh thánh này, rồi dùng chúng làm nền tảng cho việc giảng dạy rằng Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật cách hoàn hảo trọn vẹn trong tình trạng nguyên thủy của nó, thì chắc chắn là đang lấy một phần của lời thánh kinh, sử dụng nó không đúng ngữ cảnh mà nó được hàm ý ngay từ đầu, và rút ra những kết luận mà hầu như không hề được định ý. Truyền đạo 3:11 vạch rõ rằng Đức Chúa Trời đã làm nên mọi vật tốt lành “trong thì nó” là điều cũng có thể được lấy ra để hàm ý là một khoảng thời gian.

             Như chúng ta đã thấy, Thuyết Gap đề xướng ý niệm là trái đất ban đầu được dựng nên “không phải là vô ích” (in vain) hay “trống không” (empty) và Đức Chúa Trời tạo dựng mọi vật trọn vẹn. Ngay cả Lu-xi-phe cũng đã được dựng nên hoàn hảo trọn vẹn (Exê 28:12-15).

Ê-xê-chi-ên 28:12-15   “Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa, Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đương che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.”

             Nhưng Sáng thế ký 1:2 chép rằng trái đất là trống không và không có hình dạng. Điều này dường như mâu thuẫn trừ khi, như Thuyết Gap đã nêu, chúng ta nhận thấy có một “Thời gian Trống” giữa Sáng 1:1 và Sáng 1:2.

                          c.   Thuyết Gap cho rằng từ “là” (was) trong Sáng 1:2 ra từ động từ “trở nên” chứ không phải động từ “là,” do đó họ tin trái đất trở nên trống không nhưng từ ban đầu thì không phải như vậy.

d.     Do đó Thuyết Gap dạy dỗ trình tự như sau:

(I) Sự tạo dựng đầu tiên là trong quá khứ bất tận (Ê-sai 45:18) và (Sáng 1:1).

(II) Sự đoán phạt trên đất và hủy diệt các thực thể sống, trật tự xã hội, hay xã hội đầu tiên (Sáng 1:2).

(III) Sự tái tạo sự sống trên đất bắt đầu trong Sáng 1:3.

                  2.   Một khúc kinh thánh khác để chứng minh cho quan điểm của họ là 

                         2 Phi 3:5-7, “thế gian thời bấy giờ là như vậy”:

                         a.    Xin hãy mở ra và đọc 2 Phi 3:5-7. Thuyết Gap xem xét khúc kinh thánh này trong ngữ cảnh là nó mô tả một biến cố đã xảy ra vào một thời điểm nào đó giữa Sáng 1:1 và Sáng 1:3 như là kết quả của sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời bởi các thực thể sống  hiện hữu trước tiên trên trái đất mà Lu-xi-phe đã làm hư hoại. Lý lẽ của họ như sau:

                         b.    “Bởi Lời của Đức Chúa Trời có các tầng trời và đất.” Câu này nói đến việc Đức Chúa Trời truyền phán cho vật chất và các chất liệu nguyên thủy bắt đầu hiện hữu từ đó Ngài tạo nên các từng trời và đất.

                         c.    “Và đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước.” Theo thuyết Gap câu này cho thấy sự tạo dựng ban đầu của trái đất như là “ra từ nước” hay phát biểu cách khác là “đất khô” chứ không được dựng nên đẫm nước như chúng ta thấy trong Sáng 1:2, mà là khô, sau đó thì bị ngập lụt và về sau được trả lại tình trạng khô ráo (Sáng 1:9-10).

                         d.    “Bởi đó thế gian thời bấy giờ là như vậy.” Từ “thế gian” ở đây là từ Hy-lạp “Kosmos” có nghĩa là “trật tự xã hội” hay “xã hội.” Từ này ám chỉ một nhóm người có tổ chức chẳng hạn như các xã hội con người trong đó chúng ta sống ngày nay. Xã hội này thường được nhắc đến như là xã hội “tiền-ađam” nghĩa là “trước thời của A-đam.” Nói cách khác, có sự sống trên đất trước khi tạo dựng nên người nam và người nữ như chúng ta biết ngày nay.

                         e.    “Bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt.” Câu này nêu lên giả thuyết của họ là thế gian thời tiền a-đam hoàn toàn bị hủy diệt trong một cơn nước lụt toàn cầu được vẽ ra trong Sáng 1:2 như là kết quả của việc Đức Chúa Trời đem sự đoán phạt đến trên Lu-xi-phe, các thiên sứ theo Lu-xi-phe, và các thực thể sống mà chúng cai trị. Thuyết Gap tin rằng Giê 4:23-26 là lời đấng tiên tri ám chỉ tình trạng hiện hữu của trái đất sau khi cơn đoán phạt được giáng xuống cho nền văn minh thời tiền a-đam. Giê-rê-mi nói ông xem thấy chẳng còn một người, chim trời, hoặc bất cứ vật sống nào khác còn lại sau cơn nước lụt này, Giê 4:23-26.

Giê 4:23-26 “Tôi xem đất: nầy, là vô hình và trống không; xem các từng trời: thì không có sự sáng. 4:24 Tôi xem các núi, thấy đều rúng động; mọi gò đều lung lay. 4:25 Tôi xem: chẳng còn một người, hết thảy chim trời đều trốn tránh. 4:26 Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng, hết thảy các thành đều bị hủy phá trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi cơn nóng giận của Ngài.”

                         f.     “Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi Lời ấy mà còn lại.” Ở đây theo thuyết Gap, trái đất được nói đến như đã từng thấy kể từ Sáng 1:3-2:25 là chẳng hề thay đổi trong ý nghĩa là hoàn toàn không có người ở – trống không kể từ cơn đoán phạt của Sáng 1:2. Ngay cả trong cơn nước lụt thời Nô-ê vẫn còn sự sống được bảo tồn.

                         g.    “Và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.” Câu này ám chỉ trái đất sẽ bị biến hóa bởi lửa (xin xem 2 Phi 3:10-13) vào một thời điểm cho đến nay vẫn còn trong tương lai. Điều này xảy ra trước khi Trời Mới và Đất Mới được thiết lập (Khải 21:1-22:5).

             Trước khi tiếp tục, chúng ta cần phải lưu ý là hầu hết các giáo sư dạy Kinh thánh đều giải thích khúc kinh thánh trong 2 Phi-e-rơ này như là sự ám chỉ về cơn nước lụt thời Nô-ê.

3. Nói tóm lại, Thuyết Gap nêu lên rằng có một xã hội đã hiện hữu trước khi tạo dựng nên A-đam. Xã hội hay trật tự xã hội này có thể đã bao gồm các thiên sứ của thiên đàng hoặc các thực thể khác hoặc cả hai. Thuyết này cũng đưa ra khả năng là Lu-xi-phe hay Sa-tan đã cai trị trật tự xã hội này cho đến khi nó cầm đầu nhóm này nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời vì cớ tham vọng trở nên Đức Chúa Trời của nó (xin xem năm lời phát biểu “Ta sẽ” của Lu-xi-phe trong Ê-sai 14:14-15 và Ê-xê-chi-ên 28:11-14 mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau này). Đức Chúa Trời ném Lu-xi-phe và những kẻ phản loạn của nó ra khỏi thiên đàng và trở lại trái đất. Kế đó trong Sáng 1:2 chúng ta thấy trái đất trong một tình trạng bị đoán phạt khi sự tối tăm và nước bao phủ đất. Nhưng rồi như được ghi lại trong Sáng 1:3 – 2:25 chúng ta thấy Đức Chúa Trời phục hồi trái đất trở lại sự hoàn hảo trọn vẹn của nó và đặt người nam và người nữ trong vườn của Ngài.

           C.   Thời kỳ Tiền Nước lụt (The Antediluvian Age) 

                         Age = Trước                         Diluvian = Nước lụt

1. Từ cơn nước lụt thời Lu-xi-phe (Sáng 1:2) cho đến cơn nước lụt thời Nô-ê (Sáng 6-8).

2. Bắt đầu những cách đối xử trong thời gian thử thách của Đức Chúa Trời dành cho con người. Bảy giai đoạn thần thị từ Sáng 1:26 đến Khải 20:1.
                  3.    A-đam được ra lệnh phải “lại làm đầy dẫy” đất (Sáng 1:28). Từ “lại  làm đầy dẫy” được dùng trong bản dịch Anh ngữ King James. Nếu bản văn này là bản dịch đúng hơn nguyên bản bằng tiếng Hy-bá-lai thì câu này sẽ hàm ý là A-đam và Ê-va sẽ phải “tái định cư” trái đất, ám chỉ là đã từng có một hình trạng của sự sống trước đó trước khi họ được dựng nên. Điều này cũng sẽ hỗ trợ thêm cho Thuyết Gap.

                          Tuy nhiên, điều cần lưu ý là hầu hết các bản dịch khác đều dịch câu này ám chỉ là họ sẽ chỉ phải sinh sôi nảy nở và tăng lên bội phần chứ không ám chỉ là họ sẽ phải “tái định cư hay lại làm đầy dẫy” trái đất.

D.   Thời kỳ Hiện Tại

1.   Từ cơn nước lụt thời Nô-ê (Sáng 6-8) đến sự hiện đến lần thứ hai của 

Chúa Giê-xu Christ và việc thiết lập nước một ngàn năm bình an (Khải 19:11-20:7)

2.   Thời kỳ này gồm cả Thời kỳ Hội thánh

E.   Thời kỳ Hầu đến

1.   Thời kỳ 1.000 năm bình an do Đấng Christ trị vì như là Vua của trái đất.

2.   Từ việc hiện đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu Christ tại Trận Chiến 

      Ha-ma-ghê-đôn (Khải 19:11-21) đến Trời Mới Đất Mới (Khải 21-22)

F.   Thời kỳ Chung cuộc

1.    Cõi đời đời, thời gian bất tận

2.    Ê-phê-sô 2:7 cho biết rằng trong các thời kỳ hầu đến Ngài sẽ bày tỏ sự giàu có vô lượng vô biên của ân điển Ngài trong sự nhơn từ Ngài đối với chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ.

VII.       THỜI KỲ CỦA CÁC THIÊN SỨ

           A.   Thiên sứ nói chung

1.   Thuyết Gap cho rằng các thiên sứ đã cai trị trái đất và có lẽ các hành tinh khác nữa (Côl. 1:15-18) = Các ngôi vua và các nước trên trời cũng như dưới đất, cả vật thấy được lẫn vật không thấy được. Dù các thiên sứ có cai trị hay không thì điều chúng ta biết là họ là những tôi tớ của Đức Chúa Trời, thường được nhắc đến như “các sứ giả,” và một số (một phần ba) đã phản loạn cùng với Sa-tan.

                   2.   Các thiên sứ là những thuộc hạ có ý thức đạo đức tự do và Đức Chúa Trời cần thiết phải tạo cho họ cơ hội để chọn lựa và để thử nghiệm sự vâng lời của họ đối với Ngài.

                    3.   Các thiên sứ phải học tập vâng lời như Đấng Christ đã từng làm như Hêb. 5:7-10 có chép: “Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu; và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài.”

                          Và giống như Đấng Christ, họ đã có thể bày tỏ sự vâng lời mà không cần phải trải qua bất cứ mức độ phạm tội nào vì như có chép về Đấng Christ rằng “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá” (1 Phi 2:21-25)

                    4.   Họ phải học biết rằng Đức Chúa Trời rất công chính trong cách đối xử của Ngài với các thuộc hạ có ý thức đạo đức tự do.

                    5.  Kinh thánh dạy rằng 1/3 trong số các thiên sứ đã tỏ ra không trung thành (Khải 12:3-12; Math 25:41).                

                    6.   Đức Chúa Trời đã trách một số thiên sứ Ngài là điên dại. (Gióp 4:18)

                    7.   Trong 1 Côr. 6:3 có nêu rằng những kẻ được cứu sẽ xét đoán các thiên sứ.

           B.   Lu-xi-phe cai trị trên đất. Chúng ta phải ghi nhớ rằng Lu-xi-phe (Sa-tan) đã được dựng nên như một thiên sứ được xức dầu và trọn vẹn trong các đường lối mình cho đến khi nó phạm tội bởi sự kiêu ngạo của chính nó.

                    1.  Vua Ty-rơ (Êxê. 28:11-14). Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang phán với một vị Vua trên đất nhưng qua những gì được ghi lại chúng ta có thể nói rằng Ngài đang thực sự phán với một nhân vật khác vì vị Vua trên đất này không thể nào làm trọn những lời này. Đây là điều mà chúng ta gọi là “luật ám chỉ đôi.” Ở đây Đức Chúa Trời phán trực tiếp với một vị Vua trên đất nhưng thực ra Ngài đang phán với một người hoàn toàn khác hẳn mà trong trường hợp này là Lu-xi-phe hay Sa-tan. Rất có thể là Sa-tan đang điều khiển quốc vương trên đất này hoặc đang sử dụng người cho mục đích của nó. Do đó Đức Chúa Trời phán lời Ngài trực tiếp với Lu-xi-phe.

                           a.  “Luật ám chỉ đôi” là khi một người rõ rệt được nói đến (Vua nước Ty-rơ), nhưng những lời phát biểu nào đó cũng nhằm ám chỉ một kẻ vô hình (Sa-tan) như là một công cụ.

                           b.   Một thí dụ khác (Math 16:22-23) khi Đấng Christ quở trách Phi-e-rơ và Sa-tan. Lúc đó Ngài đang phán với một Phi-e-rơ bằng xương bằng thịt lẫn Sa-tan vô hình là kẻ đang sử dụng Phi-e-rơ.

                   2.   Hai vườn Ê-đen

a.   Một số người tin rằng có thể đã có đến hai “Vườn Ê-đen”: một cái là một phần của xã hội thời Tiền a-đam (Thuyết Gap) và cái kia là trong thời của A-đam. Vườn Ê-đen nhắc đến ở đây trong Ê-xêâ 28:13 là nơi mà Lu-xi-phe đã cai trị với sự trọn vẹn và khôn ngoan. Những người tin vườn Ê-đen này khác hẳn với vườn Ê-đen trong thời của A-đam dựa vào lý do là họ cho rằng “Mọi thứ ngọc báu” không phải đã được khoác trên người của Lu-xi-phe trong vườn Ê-đen của thời A-đam. Tuy nhiên, điều này một lần nữa cũng chỉ là sự phỏng đoán chứ không phải là sự thực đã được xác minh.

b.   Những người đề xướng ra thuyết Gap cho rằng vườn Ê-đen trong thời của A-đam là nơi chúng ta thấy Lu-xi-phe chính là Sa-tan đã ở trong tình trạng sa ngã khi nó bị ném xuống trái đất chứ không còn đang cai trị. Nó không còn trọn vẹn nữa vì tội ác đã được tìm thấy trong nó. Nó không còn trọn vẹn trong các đường lối của Đức Chúa Trời nữa và trên thực tế đang nỗ lực tối đa để phá vỡ mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời.

           C.   Những sự kiện chứng minh Êxê. 28:11-14 nhằm ám chỉ Sa-tan

1. Nó đầy sự khôn ngoan và tốt đẹp trọn vẹn.

2. Nó đã từng ở trong Ê-đen, là Vườn của Đức Chúa Trời.      

3. Nó là kẻ cai trị Ê-đen, chứ không cai trị trong Ê-đen của thời A-đam.

4. Nó là một vật thọ tạo; vì thế nó chỉ có thể ám chỉ Sa-tan.

5. Nó là chê-ru-bin được xức dầu đã cai trị và bảo vệ trái đất.

6. Đức Chúa Trời đã đặt nó ở vị trí này.

7. Mọi thứ ngọc báu là áo khoác của nó.

8. Vị trí của nó là ở trên núi thánh của Đức Chúa Trời và nó đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa.

9. Đường lối nó là trọn vẹn cho đến lúc nó tự nhắc mình lên, như trong Ê-sai 14:12-14 & 1 Tim 3:6.

10. Nó được dựng nên là một thiên sứ trọn vẹn và không có tội lỗi.

11. Nó đã trở nên kẻ phạm tội vì cớ sự kiêu ngạo mình.

12. Sự đẹp đẽ của nó là nguyên nhân gây ra sự kiêu ngạo của nó.

13. Tội ác đã được tìm thấy trong nó.

14. Nó đã trở nên đầy sự hung dữ vì cớ sự “buôn bán thạnh vượng” mình, sắp sửa kiện cáo Đức Chúa Trời và khiến những kẻ khác cũng phản loạn nữa.

15. Nó bị xô xuống khỏi núi của Đức Chúa Trời và bị cất khỏi địa vị vinh hiển của mình.

16. Sự khôn ngoan của nó bị hư hoại đi bởi sự sáng chói của nó.

17. Nó bị xô xuống đất.

18. Nó đã làm ô uế nơi thánh. Có lẽ đã có một sự hận thù cay đắng giữa Sa-tan và Đức Chúa Trời cho đến khi sự phản loạn cuối cùng xảy ra 

      mà Đức Chúa Trời đã nhanh chóng tiêu diệt đi.

19. Lu-xi-phe đã bị đại bại hoàn toàn. (Lửa làm cho nó trở nên tro trên đất là hình bóng cho thấy sự đại bại – vì linh không thể nào bị thiêu cháy bởi lửa cả).

20. Những sự kiện này chỉ có thể ám chỉ Sa-tan trước thời A-đam vì Sa-tan không giữ địa vị này vào thời của A-đam.

           D.   Lu-xi-phe trở nên kiêu ngạo

                    1.   Từ sự trọn vẹn đến tất cả mọi sự không trọn vẹn (gian ác, xấu xa) – 

 EÂxeâ 28:15-17.

                          a.   Câu 15: Lu-xi-phe trọn vẹn trong sự vâng phục đối với Đức Chúa Trời cho đến khi tội ác (sự gian ác – sự hung dữ – sự kiêu ngạo – sự phản loạn) được tìm thấy trong nó.

b.   Điều này chắc chắn đã xảy ra trước vườn Ê-đen của thời A-đam  vì Lu-xi-phe đã là một tạo vật sa ngã khi nó đến vườn Ê-đen của thời A-đam.

2.   EÂ-sai 14:14-15

a.     Câu 12: Chúng ta thấy rằng Lu-xi-phe đã cai trị “các nước” và đã giày đạp chúng. Từ “Các nước” ra từ chữ Hy-bá-lai “Goy” và được dịch là “Các Dân ngoại, các dân tộc, các quốc gia, những người ngoại đạo” nhưng chưa bao giờ được dịch là “Các thiên sứ.” Do đó nếu Thuyết Gap đúng thì Lu-xi-phe đã cai trị trên một trật tự xã hội không chỉ bao gồm các thiên sứ mà thôi.

b.    Câu 13: Lu-xi-phe muốn tự tôn mình lên. Nó muốn ngai trên đất này của nó được nhắc lên. Nó muốn cai trị như là Đức Chúa Trời.

           E.   Những sự kiện tổng quát liên quan đến sự phản loạn của Lu-xi-phe

                    1.   Nguyên nhân của việc này: (Êxê 28:17a; Ê-sai 14:12-15a). Lòng nó 

tự phụ vì cớ sự đẹp đẽ, sáng chói, uy quyền, v.v. . . của nó.

2.   Mong ước của nó là:

a. “Lên trời” – Điều này cho chúng ta thấy:

(I) Thiên đàng ở trên cao những đám mây. Câu 13-14 nói nó 

phải “lên” có nghĩa là lên trên cao.

(II) Nước của Lu-xi-phe là trên đất này bên dưới những đám 

mây.

b. “Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời” c. 13

(I) Nó muốn chiếm lấy ngôi của Đức Chúa Trời.

(II) Ngôi của nó cho thấy nó là kẻ cai trị.

(III) “Các ngôi sao của Đức Chúa Trời”

(A) Điều này rất có thể ám chỉ các mặt trời của các hành tinh khác như mặt trời của chúng ta đối với chúng ta (Dake Bible trg. 692)

(B) 400 tỉ mặt trời khác trong vũ trụ (Dake Bible trg.  618)

(C) Các ngôi sao của Đức Chúa Trời có thể lắm ám chỉ các thiên sứ khác đã có ngôi cai trị rồi.

c. “Ta sẽ ngồi trên núi (của) hội (chúng) về cuối cùng phương bắc”   c.13 - 

(I) Vị trí và phương hướng của thiên đàng ở về phía bắc của 

trái đất (cũng xem Thi-thiên 75:6-7).

(II) Lu-xi-phe muốn ngồi trên ngai ở trên núi nơi mà hội 

chúng nhóm lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây sẽ 

là núi Thánh của Đức Chúa Trời (Êxê 28:14).

(III) “Núi của hội chúng” có thể bao hàm hai ý nghĩa:

(A) Nó nói đến núi trên trời nơi ngai Đức Chúa Trời ngự.

(B) Nó nói đến núi Si-ôn nơi Đấng Christ sẽ cai trị

d. “Ta sẽ lên trên cao những đám mây.”

e. “Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao” c. 14

(I) Lu-xi-phe muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời và làm   cho Đức Chúa Trời mất đi uy tín.

(II) Xin cũng hãy lưu ý chính cùng ước muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời này đã khiến cho con người sa ngã (Sáng 3:5). LƯU Ý: trong suốt Lịch sư,û con người trong tình trạng sa ngã của mình đã nỗ lực để trở nên một vị thần, song khi chúng ta tự hạ mình xuống và tiếp nhận Đấng Christ, Đức Chúa Trời ban chính mình Ngài vào trong thân thể chúng ta trong thân vị của Đức Thánh Linh, đấng biến hóa chúng ta trở nên như ảnh tượng của Đấng Christ. Do đó trong một nghĩa nào đó chúng ta được trở nên giống như Đức Chúa Trời mà không cần đến nỗ lực nào về phía chúng ta cả.

                  3.    Con người được khuyến cáo phải tránh xa sự kiêu ngạo 
                          a.   1 Tim. 3:6 – Trong việc miêu tả phẩm chất cần có của một giám mục trong hội thánh, Sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng một giám mục phải là người có kinh nghiệm nếu không dễ lắm người ấy sẽ lên mình kiêu ngạo như Lu-xi-phe đã từng làm và nhận lấy án phạt của Đức Chúa Trời đã giáng trên Lu-xi-phe và tất cả những kẻ đầy lòng kiêu ngạo.

                          b.    Châm 11:2 – Sự kiêu ngạo mang lại sự sỉ nhục.

           F.   Lu-xi-phe bị đuổi khỏi thiên đàng

                    1.   Ê-xê-chi-ên 28:17 – Lu-xi-phe đã phản loạn chống lại Đức Chúa Trời và bị đuổi ra khỏi thiên đàng cùng với các thiên sứ phản loạn (số lượng thiên sứ sa ngã được ghi trong Khải 12:4)

                    2.   Ê-sai 14:2 – Lu-xi-phe đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng và trở lại đất. Điều này đã xảy ra trước mặt các dân tộc thời kỳ tiền-A-đam mà nó cai trị. Nó bị làm cho sỉ nhục trước mặt họ (Êxê. 28:17) và lại sẽ bị sỉ nhục trong tương lai.

                    3.   Lu-ca 18:10 – Đấng Christ nói đến việc Ngài đã nhìn thấy Sa-tan từ trời sa xuống.

           G.   Tình trạng sa ngã của Lu-xi-phe

                    1.   Từ những vấn đề luận bàn ở trên, chúng ta biết rằng Lu-xi-phe đã từng bị đuổi khỏi thiên đàng sau khi lãnh đạo một phần ba các thiên sứ trên thiên đàng chống lại ngôi của Đức Chúa Trời.

                    2.   Chúng ta cũng nhận thấy rằng Sa-tan đã ở trong tình trạng sa ngã khi đang trú ngụ tại vườn  Ê-đen của A-đam. Nó không có quyền cai trị vì A-đam đã được Đức Chúa Trời giao cho quyền cai trị muôn loài (Sáng 1:26-30).

                    3.   Mặc dù Sa-tan đã từng bị đuổi khỏi thiên đàng nhưng nó vẫn có thể quay trở lại đó vì chúng ta biết nó thật sự vẫn đến trước mặt Đức Chúa Trời để kiện cáo chúng ta (Gióp 1:6-12; 2:1-8). Sa-tan vẫn còn có khả năng để đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

           H.   Sa-tan hiện đang bị đặt tại chốn không trung

                    1.   Êph. 2:2 – Sa-tan có danh hiệu “Vua cầm quyền chốn không trung”

                    2.   Êph. 6:11-12 – Thần dữ ở các miền trên trời

                    3.   Gióp 1:7 – Sa-tan trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại đó.

                    4.   Sáng 1:6-8 – Bầu trời được khôi phục lại (Đức Chúa Trời không nói đó là tốt lành). Đây là ngày duy nhất Đức Chúa Trời không nói “đó là tốt lành” có lẽ bởi vì vào ngày này Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên khoảng không phân cách trời và đất và Sa-tan, “Vua cầm quyền chốn trung” đã làm cho khoảng không này trở nên như chốn trú ngụ của hắn.

           I.   Các lực lượng hay các thành phần trong Đạo quân của Sa-tan

                    1.   Phi-líp 2:9-11 cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc rằng có các sinh vật ở trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Một ngày kia tất cả đều sẽ xưng Đấng Christ là Chúa.

LƯU Ýù: Sơ đồ về các miền bên dưới đất cho thấy là có nhiều nơi chốn khác nhau nằm dưới lớp vỏ của trái đất. Những nơi này bao gồm:

                      +  mồ mả hay mộ địa – Sáng 50:5

                      +  Tartarus (từ Hy-lạp, có nghĩa là “địa ngục” – được dùng trong 2 Phi 2:4 và Giu-đe 6). Đây là nơi giam giữ các thiên sứ sa ngã.

                      +  Sheol hay Hades (từ Hy-lạp, cũng có nghĩa là “địa ngục” nhưng ám chỉ nơi chứa những người chết xấu xa, gian ác – trong Lu-ca 10:15 và Khải 20:14).

                      +  Đại Vực hay Vực Sâu phân cách những người chết xấu xa, gian ác với Thiên Đàng – Lu-ca 16:19-31.

                      +  Thiên Đàng là nơi hiện nay để trống, nhưng đã từng được dùng để chứa linh hồn những người đã chết trong đức tin nơi Đấng Mê-si và hiện họ đang ở cùng với Ngài sau khi đã được giải thoát khỏi ách phu tù như là một phần của sự phục sinh của Ngài – Hêb. 2:14-15; Math. 12:40 và Lu-ca 23:43 với Êph. 4:9. 

                      +  Vực Sâu Không Đáy – Khải 9:1-2; 20:1-3.

                      + Hồ Lửa là nơi ở cuối cùng của tất cả những kẻ không nhận Chúa  Giê-xu làm Cứu Chúa của họ – Khải 20:10, 14-15.

                    2.   Cơ cấu các lực lượng của Sa-tan 

         a.   Chính mình Sa-tan – kẻ tổ chức và lãnh đạo các thiên sứ sa ngã.

         b.   Các Thiên sứ sa ngã – có 2 loại:

            (I)   Các Thiên sứ sa ngã đã bị trói lại.

              (A) Khải 9:13-15 – Bốn thiên sứ bị xiềng 

              (B) Khải 11:7 – Con thú từ dưới vực sâu

              (C) 2 Phi 2:4 – Thiên sứ phạm tội – hiện bị giam ở Tartarus

            (II)  Các thiên sứ được thả ra cùng với Sa-tan.

               (A) Khải 12:7-12 – Cuộc chiến trên trời – Sa-tan và các sứ 

                                                                                     của nó.

               (B) Êph. 6:12 – Chủ quyền và các thế lực 

c.   Ma quỷ hay Các quỷ dữ (sẽ nói chi tiết sau này)

   (I)   Được dùng một lần nhằm ám chỉ Giu-đa như là kẻ đối địchø  

           của Đấng Christ – Giăng 6:70. 

   (II)  Được dùng 34 lần khác nhằm ám chỉ Sa-tan như là kẻ đối 

           địch của Đấng Christ.

  (III) Được dùng ở 76 chỗ khác khi thần dữ hoặc các thần dữ 

           nhằm ám chỉ ma quỷ.

d.   Các sinh vật từ dưới đáy vực sâu
    (I)   Khải 9:1-10 – Châu chấu.

    (II)  Khải 9:16-19 – 200 triệu kỵ mã

      (A)  Những sinh vật này có sức mạnh có thể  tiêu diệt một 

              phần ba loài người.

      (B)  Chúng tiêu diệt bằng ba cách:

             (1)  Lửa ra từ miệng chúng

             (2)  Khói ra từ miệng chúng

             (3)  Lưu huỳnh ra từ miệng chúng

                                 (III)  Lưu ý: các câu 9:20-21 – những người còn sót lại vẫn 

                                           không ăn năn
           J.   Ma quỷ: Các tà linh được gọi là ma quỷ

                   1.   Về căn bản có bốn  niềm tin liên hệ đến nguồn gốc của ma quỷ:

        a. Nhân loại thời Tiền-A-đam  – Theo thuyết Gap chúng là những linh hồn vất vưởng của những người đã hiện hữu trước thời Ađam.

        b.  Linh hồn của các thiên sứ sa ngã – giả thuyết này dường như đòi hỏi là có các thiên sứ đã phải chịu chết qua một biến cố nào đó. Việc một biến cố như thế đã không được ghi lại khiến cho niềm tin này dường như không thể xảy ra.

        c.  Linh hồn của những người bị hủy diệt trong cơn nước lụt thời Nô-ê 
        d.  Linh hồn của những người bị hủy diệt tại Sô-đôm.

       2.    Quyền lực của ma quỷ là có thật:

        (Ma-thi-ô 12:22; 15:22; Lu-ca 4:35; 8:26-36; 9:42)

· Chúng được nói đến 9 lần trong Cựu Ước như là “đồng cốt và thầy bói” – Lê-vi ký 19:31; 20:6 .
· Phao-lô gọi chúng là “thần lừa dối” trong 1 Ti-mô-thê 4:1.
        3.   Bản chất của ma quỷ :

        a.   Xấu xa, gian ác (Quan Xét 9:23; 1 Sam. 18:9-10; 16:14-23; 19:9)

Các Quan xét 9:23  “Đoạn, Đức Chúa Trời sai đến một ác thần sanh sự bất bình giữa A-bi-mê-léc và người Si-chem; người Si-chem bèn phản nghịch A-bi-mê-léc”

        b.  Đôi lúc Đức Chúa Trời cho phép các thần dữ đến để quấy rối những kẻ bội đạo cứ ghì mài trong sự bất tuân và chống đối Ngài 

               (1 Các Vua 22:21-23; 2 Sử ký 18:20-23).

1 Các Vua 22:21-23  “Bấy giờ, có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi thần rằng: Dụ cách nào?   22Thần thưa lại rằng: Tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên-tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng: Phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói.   23Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên-tri vua, và Đức Giê-hô-va đã phán sự dữ cho vua.”

        c.    Chúng khôn ngoan và quỷ quyệt ở bất cứ nơi nào người ta đến cầu hỏi sự dẫn dắt của chúng – (Công vụ 16:16-19)
         Chúng quỷ quyệt đến nỗi người ta sẽ theo nó – (1 Ti-mô-thê 4:1)

Công vụ 16:16  “Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó.”

        d.   Chúng đầy quyền lực và có sức mạnh ghê gớm – (Mác 5:2-5)

Mác 5:2-5  “Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài.   3Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa;   4vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được.   5Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình.”

        e.  Không phải là thiên sứ – (Công vụ 23:8-9 cho thấy sự khác nhau giữa một linh và một thiên sứ) 

Công vụ 23:8-9  “Vì chưng người Sa-đu-sê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. 

9 Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người nầy có điều ác gì. Nào ai biết chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người?”

Các thiên sứ cũng có thân thể thuộc linh nhưng không phải là các tà linh hay ma quỷ nếu họ vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể nhận biết rằng các thiên sứ có khả năng hiện ra dưới hình dạng con người, vì thế chúng ta được khuyến cáo trong Hê-bơ-rơ 13:2  rằng chúng ta phải luôn lưu tâm đến việc đối đãi với người khác vì chúng ta có thể đang tiếp đãi thiên sứ mà không biết.

        f.  Ma quỷ không phải là con người nhưng chúng có thể ám vào con người và có thể bị đuổi ra khỏi người bị ám. (Ma-thi-ơ 10:5-8; Mác 5:1-20) Lưu ý: 

 (I)   C. 6 – Người bị quỷ ám khẩn cầu Chúa Giê-xu (chứng tỏ  người vẫn có ước muốn)

 (II)   C. 7 – Quỷ Chúa có biết Chúa Giê-xu Christ
 (III)  C. 7 – Quỷ biết số phận của nó – “bị làm khổ – đau đớn”
  (IV)  C. 9 – Quỷ Chúa tên là Quân Đội
      (A)   C.  9 – Vì các quỷ rất đông

      (B)   C. 9 – 1 quân đoàn = 6.000 quỷ
      (C)   C. 10 – “quân đội quỷ” van xin Chúa đừng đuổi chúng ra khỏi miền chúng đang trú ngụ.
        g.   Ma quỷ là những cá thể riêng biệt với nhau.

        (Mác 16:9 – bảy quỷ / Mác 5:9 – nhiều quỷ – tên là quân đội).

        h.   Ma quỷ có sự hiểu biết (Công vụ 19:15)

        i.    Tin có Đức Chúa Trời  (Gia-cơ 2:19)
        j.    Có cảm giác (khổ) (Ma-thi-ơ 8:29)
        k.   Có băng nhóm  (1 Côr 10:20-21)
         l.   Có giáo lý riêng (1 Ti-mô-thê 4:1)
       m.   Có một ý định (Ma-thi-ơ 12:43-45)
        n.   Có năng lực phi thường (Khải 16:13-16)
        o.    Có sự thông hiểu (1 Ti-mô-thê 4:1)
        p.    Có cảm xúc (Công vụ 8:7)
        q.    Có ước muốn (Ma-thi-ơ 8:28-31)
        4.  Công việc của ma quỷ (trích từ “chương trình của Đức Chúa Trời dành cho con người” của Dake , trang 88-89)

        Ma quỷ có thể là nguyên nhân gây ra:

        a.   Câm và điếc (Mác 9:25)

        b.   Đui mù (Ma-thi-ơ 12:22)
        c.   Sự khốn cực (vì bệnh tật, quỷ ám…) (Ma-thi-ơ 15:22)
        d.   Sức mạnh siêu nhiên (Mác 5:1-18)
        e.   Tự sát (Ma-thi-ơ 17:15)
        f.    Các cơn đau ngất (Mác 9:20)
        g.   Sự thờ phượng sai trật (Lê-vi ký 17:7)
        h.   Sự lầm lẫn (1 Giăng 4:1-6)
        i.    Đau ốm và bệnh tật (Ma-thi-ơ 4:23-24)
        j.    Đau đớn về thể xác và tinh thần (Ma-thi-ơ 15:22)
        k.   Sự lừa dối (1 Ti-mô-thê 4:1-2)
        l.    Sự dối trá (1 Các Vua 22:21-24)
        m.  Sự ếm chú và phù phép (2 Sử ký 33:6)
        n.   Dị giáo và đạo lý giả dối (1 Ti-mô-thê 4:1)
        o.   Tinh thần thế gian (1 Côr. 2:12)
        p.   Bạo lực và sự hung tàn (Ma-thi-ơ 17:15)
        q.   Sự ghen ghét (Sau-lơ đối với Đa-vít trong 1Sam. 16:14)
        5.   Ma quỷ cũng có thể: 

        a.   Dạy dỗ (1 Ti-mô-thê 4:1)

        b.   Trộm cướp (Lu-ca 8:12)
        c.    Đánh trận (chiến trường thuộc linh) (Ê-phê-sô 6:10-18)
        d.   Giận hoảng (Khải 12:12)
        e.   Bói khoa (Công vụ 16:16)
        f.    Làm đồng cốt (Lê-vi ký 20:6, 27)
        g.   Ra khỏi và trở lại 1 người nếu không bị khước từ (Math 12:43-45)
        h.   Đi lại (từ nơi này đến nơi khác) (1 Các Vua 22:21-24)
        i.    Nói (Mác 1:34; 5:12)
        6.   Đừng bị lừa dối!

        a.   Chúng được gọi là:

· Ma quỷ – Mác 16:17

· Đồng cốt và thầy bói – Lê-vi ký 20:6
· Tà ma (tà linh) – Mác 1:27
· Quỷ dữ (Các thần dữ) – Lu-ca 7:21
· Thần lừa dối – I Ti-mô-thê 4:1
        b.  Chúng ta phải nhận biết chúng rõ ràng, thử chúng, kháng cự, chống trả và khước từ chúng – 1 Giăng 4:1-6; 1 Côr 12:10; Ê-phê-sô 4:27; 6:10-18; I Phi-e-rơ 5:8-9.

1 Giăng 4:1-6  “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.   2Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời;   3còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.

  4Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.   5Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ.   6Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm.”

        c.   Việc bị ma quỷ ám khác với việc bị tác động bởi ma quỷ – 

              Trong Ma-thi-ơ 4:23-24 – Ma quỷ ám

               còn trong 16: 21-23 – Phi-e-rơ bị tác động bởi Sa-tan 

        d.   Chúng biết được :

· Số phận của chúng – Ma-thi-ơ 8:29-31

Ma-thi-ơ 8:29-31  “Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?   30Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đương ăn.   31Các quỉ xin Đức Chúa Jêsus rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó.”

· Ai có quyền trên chúng – Công 19:13-17; I Giăng 4:1-6.
Công vụ 19:13-17  “Bấy giờ có mấy thầy trừ quỉ là người Giu-đa đi từ nơi nầy sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Jêsus trên những kẻ bị quỉ dữ ám, rằng: Ta nhân Đức Chúa Jêsus nầy, là Đấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay.   14Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa.   15Song quỉ dữ đáp lại rằng: Ta biết Đức Chúa Jêsus, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào?   16Người bị quỉ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà.   17Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Jêsus được tôn trọng.”

Điều quan trọng cần lưu ý trong phân đoạn Kinh Thánh trên là các con trai của Sê-va không phải là những người có Thánh Linh của Chúa ngự vào. Họ chỉ là những thầy phù thủy, kiếm sống bằng cách bỏ bùa mê, dùng tà thuật để dụ dỗ sự hợp tác của các thần linh. Ở đây, họ mong sẽ làm ra tiền nhờ sử dụng danh của Chúa Giê-xu và tất nhiên, danh Chúa Giê-xu không thể bị lạm dụng được. Cũng thật thú vị khi nhận thấy rằng ma quỷ ý thức được thẩm quyền mà cả Chúa Giê-xu và Phao-lô đều có trên nó nhưng hoàn toàn không có ý định phục tùng những người không có chút năng quyền nào cả.

· Chúng sợ hãi Đức Chúa Trời – Gia-cơ 2:19.
Gia-cơ 2:19  “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.”

Lưu ý ở đây là mặc dù ma quỷ biết về Đức Chúa Trời song điều đó không cứu được chúng. Chúng ta phải ăn năn về tình trạng tội lỗi của chúng ta và tiếp nhận sự hy sinh của Đấng Christ vì cớ tội lỗi chúng ta nếu chúng ta muốn được cứu. Sự cứu rỗi là nhờ ân điển bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Chỉ hiểu biết lẽ thật mà không tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng mình thì không có giá trị gì cả.
VIII.      SỰ SÁNG TẠO HAY TÁI SÁNG TẠO 

           A.   Có thật là có 6 ngày, mỗi ngày 24 giờ không?

                    1.   Đúng vậy – Sáng 1:1 Đức Chúa Trời đã tạo nên bầu trời bao gồm cả mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.

                    2.   Sáng 1:5 - “Vậy có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.”  Từ Hy-bá-lai của “buổi chiều” là “EHRED” có nghĩa là chạng vạng tối, buổi tối hay ban đêm. Từ Hy-bá-lai của “sáng” là “BOKER” nghĩa là bình minh hay bắt đầu một ngày.

                    3.   Trong cả 6 ngày, mỗi ngày đều được đánh dấu bởi buổi chiều và buổi mai (Sáng 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). “Ngày” được dùng 2182 lần và luôn mang ý nghĩa là ngày 24 giờ trừ khi được hạn chế hay ám chỉ bằng một cách nào đó để cho thấy rằng đó là một ngoại lệ trái với luật tự nhiên – Các ngày bình thường được đánh số từ 1-7. “Ngày” đặc biệt (khác với ngày bình thường) được dùng trong 2 Phi-e-rơ 3:8 – trước mặt Chúa, một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày.

                    4.   Xuất 20:8, 11 - “Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. . .” và Xuất 31:14-17 - “Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày.” Sẽ thật là vô lý khi nói rằng một ngày là 1.000 năm ở đây. Phải chăng con người được truyền phán là phải làm việc 6.000 năm và rồi nghỉ ngơi 1.000 năm?

           B.   Các từ ngữ quan trọng:

                    1.  “Bara” – Từ Hy-bá-lai của chữ “Sáng tạo” – nghĩa là làm cho một vật hiện hữu từ vật chất không hiện hữu. Chúng ta có thể thấy từ này được sử dụng trong các phân đoạn Kinh Thánh sau:

                          a.   Sáng 1:1 – Chúa phán và mọi vật đều có chứ không bởi 1 vật chất nào tạo nên thế gian này.

b.   Sáng 1:21 – Chúa dựng nên những sinh vật trong thiên nhiên và ban cho sự sống.

   c.  Sáng 1:27 – Đức Chúa Trời tạo nên sự sống tâm linh mà con người là đại diện. Chúa dựng nên con người từ bụi đất và làm cho con người trở nên 1 linh hồn sống. Con người khác con vật ở chỗ con người có linh hồn (spirit) còn con vật chỉ có giác hồn (soul).

   d.   Bara được dùng bảy lần trong Sáng thế ký chương 1 và 2.

   2.  “Asah” – Từ  Hy-bá-lai của chữ “được tạo nên hay tạo nên”- nghĩa là tạo nên hay làm nên từ những vật liệu đang có – hàm ý là sự phục hồi.

   3.  “Let” được dùng 13 lần trong Sáng thế ký chương 1 cho thấy Chúa cho phép và có ý định liên quan đến những sự vật đã có sẵn. Từ “let” được dùng để diễn tả việc “làm xuất hiện” một cái gì đó từ vật chất hay vật liệu đã có sẵn chứ không được dùng để ám chỉ một hành động sáng tạo.

           C.   Ngày Thứ Nhất (Sáng 1:2-5)

   1.  Đây là một loại ánh sáng vũ trụ (có năng lượng cao) hoặc là một loại ánh sánh điện trường nào đó chứ không giống như là ánh sáng mặt trời vì ánh sáng mặt trời chỉ có vào ngày thứ tư.

   2.  Ánh sáng này có thể được ví sánh với các Nguồn Ánh sáng phương Bắc có thể được nhìn thấy trên vùng Bắc Bán Cầu. 
           D.   Ngày Thứ Nhì (Sáng 1:6-8)

   1.  Đức Chúa Trời điều chỉnh lại bầu khí quyển cho phù hợp với thế giới mới vừa được tạo lập.

  2.   Chúa làm nên khoảng không để phân rẽ nước ở dưới đất và nước ở trên trời (hơi nước trong không khí). Khoảng không (bầu trời) đó là bầu khí quyển của chúng ta.

  3.  Hãy lưu ý đây là ngày duy nhất Chúa không phán đây là ngày tốt lành. Có lẽ do Sa-tan (Vua cầm quyền chốn không trung) cư ngụ tại bầu khí quyển này ngay khi nó vừa được tạo dựng (Êph. 2:2; 6:12).

           E.   Ngày Thứ Ba (Sáng 1:9-13) – Đức Chúa Trời đã thực hiện hai việc:

   1.  Sáng 1:9-10 – Chúa gây ra động đất để khiến cho chỗ đất khô hiện ra và các vùng biển được hình thành. Đất vào thời điểm này chắc chắn còn là một khối lớn, chưa chia ra thành nhiều lục địa như ngày nay.

   2.  Sáng 1:11-13 – Cây cối xuất hiện. Những người theo Thuyết Gap cho rằng hột giống đã có sẵn trong đất từ sự hủy diệt của nền văn minh thời tiền A-đam.

           F.   Ngày Thứ Tư (Sáng 1:14-19)

   1.  Ánh sáng mặt trời xuất hiện.

   2.  Các vì sáng (mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao) được dựng nên để phân ra ngày và đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm. Chúa khiến cho các luật lệ thiên nhiên được vận hành.
   3.  Đức Chúa Trời tạo nên hai vì sáng lớn – một để cai trị ban ngày (mặt trời) và một để cai trị ban đêm (mặt trăng).

           G.   Ngày Thứ Năm (Sáng 1:20-23) – Cá và chim được tạo nên.

                    1.   Từ ‘dựng nên’(create) được sử dụng lại lần đầu tiên kể từ Sáng 1:1.

  2.   Các loài động vật được tạo dựng nên mới.

                    3.   Thuyết Gap dạy rằng mọi hóa thạch của các sinh vật biển khổng lồ, các loài chim to lớn và các loài khác thuộc về thế giới thời kỳ tiền-A-đam.

           H.   Ngày Thứ Sáu (Sáng 1:24-28) – Đức Chúa Trời thực hiện hai việc:

                    1.   Sáng 1:24-25. Ở đây chúng ta thấy từ “ được tạo nên” được sử dụng để cho thấy là các vật sống đã được tạo nên từ vật liệu đã sẵn có – đó là đất. Loài vật đã được dựng nên “tùy theo loại” – Cụm từ này được lăïp lại nhiều lần có ý nghĩa rất lớn là: loài vật được tạo dựng nên chứ không phải do tiến hóa.

                  a.    Theo nghiên cứu khoa học: Khi chúng ta lai giống các loài vật  khác giống nhau thì con vật được sinh ra sẽ không có khả năng sinh sản (Ngựa giao cấu với Lừa sinh ra một con la vô sinh).    

                            b.   Không có chứng cớ hóa thạch nào về các nòi giống trung gian do đó cũng không thể có quá trình tiến hóa. Nếu quả thật có tiến hóa thì có lẽ giờ đây chúng ta đã có “siêu nhân” rồi !

.

                    2.  Con người được tạo dựng nên theo hình tượng của Đức Chúa Trời không phải từ một loài khỉ dã nhân (Sáng 1:26-28).

                              a.  Chúa Giê-xu phán con người đã được tạo dựng nên chứ không phải do tiến hóa (Mác 10:6).

                              b.  Loài vật thượng đẳng nhất cũng không có ý thức về Đức Chúa Trời. Đây là một khác biệt rõ rệt giữa sự sống con người và sự sống loài vật.

                              c.  Con  người thuộc một chủng loại duy nhất (Công vụ 17:26). Một số người cho rằng con người thuộc nhiều chủng loại khác nhau. Nhưng nếu cho kết hợp người da đen và người da trắng với nhau sẽ tạo ra một người vẫn có khả năng sinh sản tiếp.

             d.  Con người được ban cho quyền quản trị trên muôn loài (Sáng 1:26). 

             e.  Hãy lưu ý là A-đam và Ê-va vẫn là những người chỉ ăn rau quả (Sáng 1:29) và cho đến chương 9 họ mới được phép ăn thịt (Sáng 9:3).

             f.   Sáng 2:7- Thân thể – hồn – linh.

                 (I)    Thân thể được tạo dựng nên từ bụi đất.

                 (II)   Linh “ Đức Chúa Trời hà hơi sống vào lỗ mũi của người.”  Đây không phải là Đức Thánh Linh mà là linh của một người thiên nhiên và linh này phải được Đức Thánh Linh ngự vào trước khi chúng ta được tái sanh. Đây là ý thức tự nhiên của con người về Đức Chúa Trời.

                (III)  Hồn – Con người trở nên một linh hồn sống với bản tính ý thức về chính mình, trí nhớ và tình cảm.

             g.   Khi con người sa ngã thì linh hồn của con người trở thành một chiến trường thuộc linh mà Sa-tan và Đức Chúa Trời đều tìm cách kiểm soát. Khi Sa-tan có thể tạo ảnh hưởng trên linh hồn con người thì con người sẽ buông mình vào nếp sống đầy tội lỗi. Khi một người yêu Đức Chúa Trời với tất cả linh hồn và tấm lòng thì cách cư xử của anh ta sẽ phản ảnh đặc tính của Đức Chúa Trời. Hồn là cầu nối giữa thân thể và linh.

           G.   Ngày Thứ Bảy (Sáng 2:2-3) “Ngày yên nghỉ”
                    1.   Đức Chúa Trời không cần nghỉ ngơi nhưng Ngài nghỉ công trình sáng tạo vì nó đã được hoàn tất. Nếu Chúa nghỉ ngơi chợp mắt thì làm sao Ngài nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta?

 2.   Đức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy và biệt riêng làm ngày thánh. Ngày hôm đó, chúng ta phải nghỉ ngơi, được tươi mới để tương giao với Chúa. Chúa là nguồn sự sống, nếu chúng ta càng đến gần Ngài thì càng có sự sống mạnh mẽ.

IX.        THỜI KỲ VÔ TỘI (Sáng 2:15; 3:21)
             THỜI KỲ TIỀN HỒNG THỦY (TRƯỚC CƠN NƯỚC LỤT)

             (Sáng 1:3; 8:14) 

Tình trạng Vô tội: Phẩm chất của việc không hề có ý thức gì về điều ác, tính ngây thơ vô hại, không dính dấp đến tội ác, tội lỗi hay điều sai quấy. Một người vô tội là một người hoàn toàn không phạm  điều sai quấy hay vi phạm bất cứ luật pháp nào, không có kỷ tội, không có nguyên tội, trong sạch, ngay thẳng, vô hại.

           A.   A-đam có trách nhiệm cai quản trên đất thay cho Đức Chúa Trời, ông hoàn toàn không có tội lỗi gì (Sáng 2:25)

                   Thậm chí đến mức lõa lồ mà chẳng hổ thẹn 

 B.   Tội lỗi vào trong thế gian ( Sáng 3:7) 

        1.   Con người đã có ý thức về Đức Chúa Trời nhưng từ khi phạm tội con người bắt đầu có ý thức về chính mình.

        2.   Ý thức của con người được đánh thức. Họ trở nên những con người tội lỗi, nhận thức về cả điều thiện lẫn điều ác.

   C.   Khoảng thời gian - không biết rõ

        1.  Biết rằng Sa-tan sẽ không để cho con người được tự do quá lâu, hắn có lẽ không chờ lâu để tấn công vào công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta tin rằng thời kỳ này không kéo dài lắm.

        2.  Chúng ta nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát (Sáng 2:1-3). Câu kế tiếp cho chúng ta thấy Ngài đang đi trong vườn sau khi A-đam và Ê-va phạm tội (Sáng 3:8).

        3.  Tuy nhiên cả A-đam và Ê-va đều chưa có thời gian để ăn trái của cây sự sống. Rõ ràng là họ đã không ở trong vườn lâu trước khi sự sa ngã diễn ra. Họ đã bị đuổi khỏi vườn Ê-đen để không thể ăn được trái của cây sự sống vì một khi họ đã phạm tội, lại ăn trái cây sự sống thì sẽ bị sống trong tình trạng tội lỗi đời đời. Chúa không muốn họ bị phân cách đời đời với Ngài. Ngài đã có chương trình cứu rỗi họ khi đuổi họ ra khỏi vườn Ê-đen (Sáng3:22-24)

        4.  Sự sa ngã của con người đã xảy ra trước khi A-đam có quan hệ vợ chồng với Ê-va vì những đứa con của họ đều được sinh ra với xu hướng chú về tội lỗi. Việc tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ ban cho chúng ta quyền năng thắng hơn xu hướng chú về tội lỗi này.

   D.   Sự tạo dựng nên người nữ (Sáng 2:15-24)
        1.  Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn nơi A-đam và làm nên một người nữ. Từ “làm nên” được dùng ở đây trong tiếng Hy-bá-lai là “parah” có nghĩa là “hình thành cách tài giỏi.” Cũng thú vị khi nhận thấy là Đức Chúa Trời tạo nên Ê-va sau khi A-đam đã đặt tên cho các loài thú vật. A-đam không tìm thấy trong vương quốc của loài vật một ai để có thể làm bạn. Vì thế Đức Chúa Trời đã tạo nên người nữ như một “kẻ giúp đỡ” xứng hiệp với  ông.

        2.  A-đam biết gốc gác của người nữ này - Sáng 2:23 (“Xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi”)

        3. Chắc hẳn A-đam đã yêu Ê-va ngay lập tức, nếu không ông ta đã không liều mạng sống mình để ăn trái cấm. Đức Chúa Trời đã phán trực tiếp với A-đam nên ông không thể bào chữa gì cho mình. Lẽ ra A-đam có trách nhiệm phải cho Ê-va biết mạng lệnh này của Chúa.

           E.   Thuở ban đầu đầy phước hạnh - (Sáng 1:26-30; 2:8-24)
        1.  Người nam và người nữ đã có sự sống thuộc thể, thuộc linh, sự sống đời đời. Con người đã có một cái thuở ban đầu đầy phước hạnh về mọi mặt.

        a.  Họ có mối thông công tốt đẹp với Đức Chúa Trời và với mọi sinh vật trên đất (vào thời điểm này thú vật chưa trở nên hoang dại và hung dữ). Một số người cho rằng lúc đó con người có thể nói chuyện với thú vật và ngược lại (Ê-va nói chuyện với con rắn).

        b.  Họ có quyền quản trị trên đất và trên tất cả các loài Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên.

        c.   Họ có sự mặc khải đúng đắn về ý chỉ của Đức Chúa Trời và luật pháp Ngài, hiểu biết về sự thưởng phạt của Đức Chúa Trời.

        d.   Họ vô tội trước mặt Đức Chúa Trời – xin hãy nhớ vô tội không phải là sự công bình và không thể trở nên sự công bình cho đến khi đã được thử nghiệm.

        e.   Họ có quyền lựa chọn.

        2.   Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.

        a.   Được làm nên như hình và theo tượng của Đức Chúa Trời.

        b.   Không hư hoại – không có điều gì gây tổn hại hay điều ác nào.

        c.   Thân xác con người là toàn hảo – đẹp đẽ, thánh khiết và hòa hợp với bản chất.

           F.   Sự thử nghiệm – Thời gian thử thách (Sáng 2:16-17)
                    1.   Để xem thử con người có giữ được sự chân thật với Đức Chúa Trời không? Liệu con người có tin vào tình thương Đức Chúa Trời dành cho họ lúc đó không? Con người không có gì phải nghi ngờ Đức Chúa Trời: tất cả mọi điều Ngài đã làm cho A-đam là tốt lành.

       2.   Con người không thể bào chữa cho mình – Chúa đã báo trước cho A-đam về án phạt của việc bất tuân mạng lệnh là sự chết – tự phân cách với Đức Chúa Trời. Dù vẫn sống về thể xác nhưng tâm linh họ đã chết.

       3.   Án phạt của tội lỗi là sự chết đời đời (bị chia cách đời đời với Đức Chúa Trời – ngoài Đức Chúa Trời thì không có sự sống). A-đam và Ê-va thực tế họ đã là những kẻ chết trước mặt Chúa – đó là sự chết tâm linh. Ngược lại sự vâng phục đem đến sự sống đời đời.

       4.   Sự thử nghiệm đặc biệt – không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. A-đam và Ê-va không có khái niệm gì về điều thiện và điều ác cả. Điều duy nhất họ có đưọc là sự hiểu biết về tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Thật ra cây biết điều thiện và điều ác không có quyền phép gì hay quá đặc biệt để thu hút họ. Vấn đề ở đây không phải là có ăn trái cấm hay không mà là có thuận phục Chúa để làm theo lời Ngài hay không. Thực tế A-đam và Ê-va đã quyết định làm theo ý riêng trước cả khi ăn trái cấm.

           G.   Mục đích

        1.  Mục đích của Sa-tan – Để giành lấy trái đất này cho chính mình nó  và ngăn chặn kế hoạch làm cho đất đầy dẫy của Đức Chúa Trời bằng cách khiến cho Đức Chúa Trời nổi giận nghịch cùng A-đam và Ê-va với hy vọng Ngài sẽ giết họ đi.

        2.   Mục đích của Đức Chúa Trời – Để thử xem con người có ước muốn trở nên giống Đức Chúa Trời như Lu-xi-phe đã từng có hay không. Con người vô tội và có thể trở nên công bình trước mặt Chúa, nhưng con người đã thất bại và bất tuân mạng lệnh của Chúa dành cho họ. Giờ đây con người là những tội nhân và chỉ có thể trở nên công bình bởi ân điển.

           H.   Các phương tiện của Đức Chúa Trời để hoàn thành mục đích này

                    1.   Không cho con người đến gần cây biết điều thiện và điều ác. Thử nghiệm tham vọng của con người muốn trở thành như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác (Sáng 3:1-6).

        2.   Phương pháp của Sa-tan trong việc làm cho A-đam và Ê-va sa ngã:

        a.   Ê-va hẳn đã từng nghĩ đến cây này với sự hiếu kỳ và thắc mắc vì sao nó lại là cây độc nhất trong vườn bị cấm.

        b.  Sa-tan gieo nghi ngờ trong lòng Ê-va (Sáng 3:1). Những từ đầu tiên của hắn nói ra trái ngược hẳn với Lời phán của Đức Chúa Trời. Sa-tan làm cho chúng ta nghi ngờ Lời Chúa ngay cả ngày nay rằng “Lẽ nào Đức Chúa Trời yêu thương lại bỏ con người xuống địa ngục sao?” hay “Có thật rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt tội nhân đời đời không?”. . .

        c.   Ê-va đã trưng dẫn sai trật Lời Chúa phán và thêm vào những lời của riêng mình khi bị con rắn tạo sự hoài nghi trong lòng. Ê-va chắc hẳn rất thèm muốn ăn trái cây đã bị cấm (Sáng3:2-3). Đức Chúa Trời không nói rằng không được “đá động” đến cái cây.

        d.  Nghịch lại với Lời Chúa, Sa-tan đã nói “hai ngươi chẳng chết đâu.” (Sáng 3:4) Nó gọi Đức Chúa Trời là kẻ nói dối (không hề đúng như những gì Chúa đã phán dạy ở Sáng 2:16-17). Chúng ta phải lựa chọn hoặc tin Đức Chúa Trời hoặc tin Sa-tan. Hãy xem lời phán của Đức Chúa Trời trong Rô-ma 6:23; II Ti-mô-thê 2:12; Ê-xê-chi-ên 18:4.

        e.  Diễn giải sai trật Lời của Đức Chúa Trời (Sáng 3:5). Lần này Sa-tan đã đưa ra một lời diễn giải giả dối về Lời của Đức Chúa Trời rằng một khi ăn trái cây thì họ sẽ trở nên như Đức Chúa Trời, biết được điều thiện và điều ác. Thật sự, Đức Chúa Trời biết điều ác bởi việc nhìn thấy điều ác trong những kẻ phản loạn nghịch cùng Ngài, chứ Chính Ngài không bao giờ phạm tội – như  một bác sĩ nhìn biết một căn bệnh giết người mà không cần phải mắc bệnh đó mới biết được.

        f.   Sự vi phạm Lời phán của Đức Chúa Trời (Sáng 3:6). Ước muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời không phải là tội lỗi – tất cả chúng ta đều phải nổ lực để trở nên giống Chúa nhưng không phải theo một cách thức ích kỷ như Lu-xi-phe đã hành động, đi ngược lại với Lời Chúa phán dạy chúng ta.

        Ba phần của sự cám dỗ:

 (I)    Sự mê tham của xác thịt - “Trái bộ ăn ngon” – “Hãy khiến đá này trở nên bánh đi.” Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp, “người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi…” 

   (II)   Sự mê tham của mắt (trong lãnh vực tìm kiếm quyền lực) “Trái lại đẹp mắt” – Chúa Giê-xu Christ  bị cám dỗ dùng quyền năng của Ngài để gìn giữ sự toàn vẹn về thân thể nhưng Chúa đáp, “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Chúa bị cám dỗ trên nóc đền thờ)

  (III)   Sự kiêu ngạo của đời - “Quý vì để mở trí khôn” – “ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này nếu. . .” Sa-tan đã hứa hẹn với Chúa Giê-xu Christ đủ điều nhưng Ngài đáp Ngài chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời mà thôi.” (Chúa bị cám dỗ tại núi cao)

        g.   Mọi người đều bị cám dỗ. Khi chúng ta rơi vào sự cám dỗ, không được nói rằng Đức Chúa Trời cám dỗ, nhưng hãy xét xem lòng mình có một yếu đuối nào đó không (Gia-cơ 1:13-16). 

           I.   Sự thất bại của con người – sự sa ngã (Sáng 3:11, Khải 20:19) (khi con người mất đi quyền cai quản trên đất và trở nên một kẻ phản loạn như Sa-tan thì con người bị khống chế và áp đảo)

        1.   Thiếu đức tin 

        2.   Rô-ma 5:12-21 – Tội lỗi vào thế gian qua A-đam, nhưng sự sống đến bởi Chúa Giê-xu Christ. A-đam đã chết “đời đời” ngay giây phút mà ông phạm tội và sẽ phải đến với đức tin đểå được “sanh lại” về mặt tâm linh. Điều này giải thích cho việc “trong A-đam” chúng ta thảy đều “thuộc về A-đam” và là những kẻ dự phần trong cùng tội lỗi mà A-đam đã phạm khiến ông bị phân cách với Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể phục hòa với Đức Chúa Trời khi có đức tin trong Chúa Giê-xu Christ.

        3.   Nếu không hiểu biết rõ về sự sa ngã thì con người không thể hiểu được giá trị của sự cứu chuộc – chúng ta là những tội nhân – Chính Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta về tội lỗi mình hầu cho chúng ta sẽ đến với đức tin trong Đấng Christ.

· “Ở trong Đấng Christ” chúng ta cần phải:

                           a.   Ăn năn tội để được cứu (Lu-ca 12:1-5)

                           b.   Tin nhận Chúa (Rô-ma 1:16)

        4.   Hậu quả của việc vi phạm Lời Chúa là con người đã đánh mất:

        a.    Sự sống đời đời về thuộc thể cũng như thuộc linh – Êph. 2:1-10;  Ma-thi-ơ 25:46.

        b.    Mối thông công với Đức Chúa Trời – Ê-sai 59:2; Cô-lô-se 1:20.

        c.    Mối giao thông và sự vui thú với loài vật – Sáng 2:19; 9:2.

        d.   Quyền quản trị trên đất và trên muôn loài – Thi 8:3-7; 

              Giăng 14:30

        e.    Tình trạng vô tội – Sáng 2:25; 3:7, 10.

        f.    Năng lực để luôn làm việc lành – Ê-phê-sô 2:1-10; Rô-ma 7.

        g.    Hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời – Phi-líp 3:20-21.

        h.    Hoàn toàn làm chủ được các ước muốn của mình – Gal. 5:19-22.

        i.    Quyền hưởng cây Sự Sống – Sáng 3:22-24.

        j.    Nhà đời đời trên Thiên Đàng – Sáng 2:15; 3:22-24.

        k.    Bông trái của Thánh Linh – Ga-la-ti 5:22-23a.

        l.    Vinh hiển của Đức Chúa Trời – Rô-ma 3:23.

        m.   Sự công bình và thánh sạch của lẽ thật – Ê-phê-sô 4:22-24.

        n.    Sự tự do khỏi bệnh tật, buồn phiền, khổ nhọc, đau đớn – Sáng 3:16-19.

        o.    Mọi phước hạnh được phục hồi cho con người qua sự cứu chuộc.

           J.   Sự đoán phạt (năm khía cạnh)

          1.  Sự rủa sả trên con rắn – Sáng 3:14-15 – Đây là một con rắn thật, không phải do ma quỷ biến hóa thành. Sa-tan đã sử dụng con rắn để cám dỗ bà Ê-va. Tiếng Hy-bá-lai là “Nachash” = con rắn, luôn dùng theo nghĩa đen ngoại trừ trong Ê-sai 27:1 và Khải 12:3-17 từ này được dùng một cách hình tượng, không theo nghĩa thông thường.

          a.   Sáng 3:1 – Đức Chúa Trời phán rằng rắn là giống quỷ quyệt hơn hết trong các loài thú đồng.

          b.   Không có lời Thánh Kinh nào dạy rằng Sa-tan là một thiên sứ có thể biến hóa trở nên một con vật.

          c.   Con rắn bị rủa sả kéo dài đến suốt thời kỳ 1.000 năm bình an trong khi các loài thú khác được cất sự rủa sả đi – Ê-sai 65:25.

          d.   Ngôn ngữ trong Sáng thế ký chương 3 không có ý nghĩa tượng trưng. Hãy thử thay thế con rắn bằng chính Sa-tan.

          e.   Ê-va đã quen thuộc với con rắn nhưng bà dường như không biết đến Ma quỷ. Chúng ta không biết là Đức Chúa Trời đã có bao giờ nói cho họ biết về Sa-tan hay chăng.

        2.    Sự rủa sả trên Sa-tan – Sáng 3:15

         Sa-tan sẽ bị đánh bại bởi Đấng Christ, dòng dõi người nữ. Dòng dõi của Sa-tan là “đứa con của sự hư mất” – II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3.

        3.    Sự rủa sả trên người nữ – Sáng 3:16

         Người nữ bị rủa sả kế tiếp vì bà là kẻ thứ nhì sau con rắn chịu phục tùng Sa-tan.

                               Trước khi sa ngã                                   Sau khi sa ngã

                       Bình đẳng với người nam                    Phục tùng người nam – 

                                                                                      “Chồng sẽ cai trị ngươi”              

                       Sinh con là niềm vui                            Đau đớn khi sinh con

                       Có sự vui mừng, hạnh phúc                 Đau khổ cứ luôn chồng chất,

                                                                                      mất sự vui sống trong cuộc đời. 

        4.   Sự rủa sả trên người nam – Sáng 3:17-19

         Người nam là kẻ thứ ba nghe theo Sa-tan (Sáng 3:12). A-đam đổ lỗi cho Đức Chúa Trời và người nữ. Con người bị đuổi khỏi vườn địa đàng và người nam bị buộc phải làm việc cực nhọc mới có mà ăn. Bị kết án là phải chết thuộc thể như là hậu quả của tội lỗi nhưng quan trọng hơn là án phạt phải chết đời đời – Bị chết thuộc linh, phân cách khỏi Đức Chúa Trời đời đời.

        5.    Sự rủa sả trên đất – Sáng 3:17-19

          a.   Đất phải sanh ra chông gai, cây tật lê … khiến cho con người phải khổ nhọc để kiếm sống. Các loài thú vật trở nên hung dữ hơn trước.

          b.   Đất bước vào tình trạng đầy dẫy tội lỗi và cứ ở trong tình trạng đó cho đến thời kỳ thiên hy niên là lúc mà sa mạc sẽ trổ hoa như một bông hồng – Ê-sai 35. 

          c.   Vào cuối thời kỳ 1.000 năm cai trị của Đấng Christ, đất sẽ được thanh tẩy bởi lửa – II Phi-e-rơ 3:5-7.

           K.   Sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời để cứu chuộc con người (Sáng 3:15)

        1.   Con người bị đuổi khỏi vườn Êđen – Sáng 3:20-24

         a.  Đức Chúa Trời làm cho con người một cái áo bằng da thú (Sáng3:21) – nghĩa là con vật đó phải mất mạng sống mình để dùng huyết của nó che đậy cho tội lỗi của con người như có chép “không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22). Nhưng nó chỉ che đậy được tội lỗi chứ không “cất tội lỗi đó đi,” cho đến khi huyết Chúa Giê-xu Christ đổ ra trên thập tự giá thì tội lỗi con người mới được cất đi.

         b.   Chúa đuổi A-đam và Ê-va khỏi vườn trước khi họ có thể ăn trái  cây sự sống và ở trong tình trạng hư mất mãi mãi (câu 22).

         c.   Chúa đặt cho các Chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống (câu 24).

        2.   Dòng dõi người nữ:

        Qua dòng dõi người nữ Chúa hứa ban cho một Đấng Cứu Chuộc.

        3.  Phải có sự hy sinh đổ huyết ra để chứng tỏ đức tin nơi Đấng Cứu Chuộc sẽ đến (Ma-thi-ơ 26:28; Ê-phê-sô 1:7; I Giăng 1:7-10). Dưới giao ước cũ, con người hướng đức tin vào sự hiện đến của Đấng Mê-si. Dưới giao ước mới, chúng ta nhìn lui lại việc Đấng Christ đến thế gian đã được làm trọn và công tác đã hoàn tất của Ngài trên thập tự giá để đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta.

X.         THỜI KỲ LƯƠNG TÂM (Sáng 3:22, 8:14) 

           A.   Định nghĩa “lương tâm” – “ Thời đại tự do” không luật pháp 

                  (Roâ-ma 2:12-16)

        1.    “Lương tâm là sự nhận biết các hành động, trạng thái hay tính chất của chúng ta là đúng hay sai. Đó chính là khả năng, năng lực hay nguyên tắc thừa nhận sự hợp pháp của các hành động và tình trạng hoàn hảo của chúng ta, đồng thời chấp nhận hay bổ sung cho các hành động đó. Đó là năng lực hay ý thức đạo đức.” – Webster

        2.    Lương tâm bắt đầu hoạt động vào lúc con người sa ngã quyết định ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác và có được ý thức về chính mình.

           B.   Khoảng thời gian
        1.    1.656 năm từ thời A-đam đến thời kỳ nước lụt.

        2.    Từ thời A-đam cho đến năm thứ 600 của Nô-ê.

           C.   Thuở ban đầu phước hạnh

        1.    Sáng 3:15 – Sự sắm sẵn về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời được hứa ban qua dòng dõi người nữ.

        2.     Con người có khả năng lựa chọn điều đúng, điều sai. Lương tâm có thể tạo ra sự sợ hãi hay sự hối tiếc khi phạm tội nhưng lương tâm không ban cho chúng ta năng lực để giữ mình khỏi tội lỗi.

        3.    Có khả năng để có đức tin nơi Đức Chúa Trời để được cứu chuộc.

        4.    Hiểu biết về sự thờ phượng Chúa một cách đúng đắn

          a.   Đức Chúa Trời đã giết những con thú trong vườn Ê-đen để làm áo cho A-đam và Ê-va qua đó cho họ biết cách thức thờ phượng

          b.  Huyết của con sinh đã đổ ra như một dấu hiệu về huyết của Đấng Christ là dòng dõi của người nữ (Sáng 3:21)

        5.    Ca-in và A-bên cho thấy sự hiểu biết về việc thờ phượng Chúa trong việc họ biết đem dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời.

          a.   Con người có sự giao thông – họ có khả năng thờ phượng và tìm kiếm Chúa một cách trực tiếp (Sáng 4:3-8)

          b.   A-bên bởi đức tin dâng con sinh tế trong sự thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Hêb. 11:4) 

          c.   Ca-in dâng của lễ là sản vật do chính tay mình làm ra như là sự chi trả cho tội lỗi của mình. Có sự bất đồng giữa các giáo sư Kinh Thánh đối với vấn đề là liệu việc Ca-in đem dâng một của lễ bằng hoa quả thay vì một của lễ bằng con sinh tế đổ huyết ra có thích hợp chăng. Vì thế, chúng ta sẽ cố gắng xem xét kỹ lưỡng những điều được hàm ý trong đoạn văn này dưới ánh sáng của Kinh Thánh về đề tài này.

          Trong Hê-bơ-rơ 11:4 chúng ta được biết là “bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain.” Qua Hê-bơ-rơ 9:22 chúng ta cũng được biết rằng “theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ,” vậy sự tha thứ tội lỗi của chúng ta đòi hỏi phải có sự đổ huyết ra. Vì thế, của lễ của A-bên dường như thích hợp hơn của Ca-in. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng “không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài” Hê-bơ-rơ 11:6. Vì thế, khi dâng một của lễ trước mặt Đức Chúa Trời thì luôn đòi hỏi phải có đức tin. Câu nói trong Sáng thế ký 4:5 “nhưng Đức Chúa Trời chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt” cho thấy hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là đối với người dâng lễ vật. Rõ ràng là có một sự sai trật trong thái độ của tấm lòng Ca-in đối với việc dâng của lễ. Có lẽ đã có một sự mâu thuẫn giữa Ca-in và A-bên mà Đức Chúa Trời đang chỉ ra. Điều này rất có thể đã khiến cho Ca-in không chịu hạ mình xuống trước mặt em trai mình đặng đi đến cùng A-bên đổi sản vật hoa quả lấy một trong những con chiên của A-bên hầu cho có thể dâng lên Chúa một của tế lễ đẹp lòng Ngài.“Hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hoà với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” Ma-thi-ơ 5:24. Điều này càng được hỗ trợ bởi sự kiện Ca-in đã xông đến và giết chết A-bên. Có lẽ Ca-in còn chất chứa tội lỗi ẩn giấu trong đời sống mình hoặc thiếu đức tin trong tấm lòng đối với việc dâng của lễ. Bất cứ điều nào trong những vấn đề này đều đã có thể dẫn đến cơn giận của Đức Chúa Trời đối với Ca-in. Vấn đề thứ hai là chúng ta thấy có sự sai trật đối với của lễ. Điều này hàm ý là Ca-in biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc dâng của lễ nhưng lại không làm theo. Lẽ ra Ca-in cần có sự khiêm nhường hạ mình trước mặt em trai mình (là người mà Ca-in có thể đổi lấy con sinh tế thích hợp) nhưng ông đã không muốn làm do sự kiêu ngạo của mình. Dường như Đức Chúa Trời đã quá kiên nhẫn đối với Ca-in và thái độ sai trật của Ca-in khi Ngài ban cho ông cơ hội để sửa chữa và được Ngài chấp nhận. Điều này càng đòi hỏi Ca-in phải có lòng khiêm nhường hơn nữa trước mặt Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời muốn thực hiện công tác nào trong chúng ta, Ngài muốn ban cho chúng ta điều tốt nhất, khi Áp-ra-ham dâng Y-sác cho Chúa thì Chúa muốn ông dâng cho Ngài điều tốt nhất để bày tỏ lòng yêu Chúa là trên hết, không để vật nào đó làm thần tượng trong cuộc sống mình. Chính lòng kiêu ngạo là thần tượng của Ca-in khiến ông không thể hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời và em mình nên của lễ của ông không có giá trị gì trước mặt Chúa (không có sự trả giá). Khi chúng ta có thu nhập và dâng 1/10 thì vẫn chưa gọi là của lễ dâng mà chỉ là sự hoàn trả lại cho Chúa. Nếu là dâng thì phải vượt hơn 1/10. Áp-ra-ham có đức tin nơi Đức Chúa Trời và ông tin Ngài có quyền khiến Y-sác sống lại. Khi Đức Chúa Trời đặt tay trên điều gì quý báu nhất của chúng ta thì Ngài muốn chúng ta có đủ đức tin để dâng cho Ngài. Nếu Chúa muốn chúng ta dâng thời gian, sức lực của mình, chúng ta có yêu Chúa đủ và đức tin có mạnh mẽ đủ để làm theo hay không? Đây là vấn đề mà chúng ta phải liên tục đối diện khi theo Chúa.

          Chúa là Đấng đầy ân điển và yêu thương, dầu có những lúc chúng ta không yêu Chúa đủ nhưng Ngài vẫn mong ước chúng ta thắng hơn mọi thử thách – là những sự Chúa biết chúng ta sẽ vượt qua. Chúng ta phải có sự lựa chọn và tin chắc nơi “ý tưởng bình an” của Ngài (Giê 29:11).

          Nếu chúng ta luôn đưa hai tay lên hướng về Chúa, dâng tấm lòng mình cho Ngài thì Ngài sẽ nhận và ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần. Ngược lại nếu chúng ta nắm giữ tay lại thì sẽ không nhận được gì thêm từ nơi Chúa.

          d.   Sáng 4:7 – Chúa nhận của lễ đẹp lòng Chúa (“Nếu ngươi làm lành thì há của lễ của ngươi không được chấp nhận sao?”)

           (I)    Từ Hy-bá-lai chỉ “Tội lỗi” là “Chata” – có nghĩa là của lễ chuộc tội.

           (II)   Lê-vi ký 4:3-5 – nói về “cửa hội mạc” nơi của lễ được dâng. Ý nghĩa ở đây là nếu một người dâng của lễ chuộc tội mà không thật lòng ăn năn về tội lỗi của mình trước mặt Đức Chúa Trời, theo Sáng 4:7 “. . . thì tội lỗi rình đợi trước cửa . . .” Nói cách khác, tội lỗi của người đó vẫn còn tại nơi cửa hội mạc và vẫn còn làm người đó phân cách với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tìm kiếm được sự cứu rỗi bằng chính sức riêng của mình. Sự cứu rỗi khỏi tội lỗi chỉ có thể được tìm thấy khi chúng ta hạ mình trước mặt Cha trên trời, xưng tội lỗi chúng ta ra và cầu xin sự tha thứ của Ngài.

        6.    Con người biết Lời Đức Chúa Trời là chân thật – Chúa sẽ có hình phạt dành cho những kẻ phản loạn và không vâng phục.

        7.    Nếu con người vâng phục thì Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Con người đã được Chúa cảnh báo và ban cho cơ hội để nhận được phước hạnh vì cớ sự vâng phục của mình – Sáng 4:7 “Nếu ngươi làm lành há chẳng được tiếp nhận sao?”

        8.    Sau sự sa ngã và rủa sả thì các điều kiện, quy định dành cho con người rất ưu đãi. Con người đã có thể tỏ ra là chân thật đối với Đức Chúa Trời (qua việc dâng của lễ chuộc tội), nhưng lại trở nên quá gian ác xấu xa đến nỗi đã phải bị hủy diệt.

           D.   Sáng 4:7 – Sự thử nghiệm dành cho con người

        1.     Nếu ngươi làm lành há ngươi chẳng được chấp nhận sao?

        2.     Con người bắt đầu có nhận thức rằng họ cần đến sự trợ giúp của Đức Chúa Trời để có thể làm điều lành.

        3.     Con người có quyền được lựa chọn – con người phải nhận ra tình trạng hư mất và bất lực của mình.

        4.     Con người phải chấp nhận sự vùa giúp của Đức Chúa Trời để được cứu chuộc khỏi tội lỗi và để thắng hơn những kẻ thù mới và các tà linh.

        *Tất cả những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con người là họ phải thừa nhận tình trạng tội lỗi của mình và trở lại với Đức Chúa Trời (bởi đức tin) (Ê-phê-sô 2:8-9).

           E.   Mục đích của Thời kỳ này

                    1.     Để dạy con người ngay từ những ngày đầu của sự sa ngã rằng sự vâng lời Đức Chúa Trời, đức tin nơi Lời Ngài và sự làm theo ý muốn Chúa là phương cách duy nhất để có được hạnh phúc thật.

        2.    Đức Chúa Trời muốn thử xem con người sẽ chọn điều gì nếu được tự do hoàn toàn:

          a.    Hoàn toàn không có luật pháp – chỉ có lương tâm chỉ ra cho biết đâu là đúng, đâu là sai.

          b.    Không có cây biết điều thiện và điều ác – Họ sẽ bị đoán xét ngay trong lòng họ.

          c.     Có luật pháp trong lòng – luật pháp được viết vào bảng lòng của con người (Rô-ma 2:12-16).

           F.   Sự thất bại của con người

        1.   Sự thất bại của A-đam 

          a.     Không vâng lời và sa ngã

          b.    Nhiều người tin rằng A-đam không hề có được phục hòa với Đức Chúa Trời bởi đức tin vì Kinh Thánh không nói về ông theo cách đó. 

          c.     A-đam đã được cảnh báo (ông sống 930 năm – Sáng 5:5)

        2.   Sự thất bại của Ca-in

          a.     Người đầu tiên được sanh ra trên đất.

          b.     Làm theo ý riêng và phản loạn với Đức Chúa Trời.

          c.      Ca-in biết của lễ thích hợp để dâng cho Đức Chúa Trời nhưng ông lại phản loạn không làm theo ngay cả sau khi Đức Chúa Trời cho ông một cơ hội khác (Sáng 4:4-7). Ca-in đã chọn việc phạm tội.

          d.     Ca-in giết em mình là A-bên, chắc chắn lắm là do ghen tức đối với sự ưu đãi của Đức Chúa Trời dành cho A-bên.

          e.     Bị Đức Chúa Trời đày sang phương Bắc và bị rủa sã nhưng cũng được Đức Chúa Trời bảo vệ (Sáng 4:15-16) – nếu ai giết Ca-in sẽ bị báo thù bảy lần. Ca-in trở thành tổ phụ của một dòng giống thờ hình tượng và hung bạo.

        3.   Trái đất vào thời điểm này

          a.    Vào thời kỳ nước lụt, dân số trên đất ước tính khoảng 150 triệu

                  dân.

          b.    Con người sống gần 1.000 năm – có sự hiểu biết rất rộng.

          c.    Thánh Kinh cho thấy còn có những người khác.

              (I)   Sáng 4:14-15 -  “Những người khác sẽ giết Ca-in” – điều này cho thấy A-đam và Ê-va có những người con khác nhưng đã không được ghi lại. Có thể giải thích như vậy vì Ê-va đã được nhắc đến như là mẹ của cả loài người (Sáng 3:20).

             (II)  Sáng 4:17 - Vợ của Ca-in phải là một trong những chị em của ông. Hôn nhân giữa các thành viên trong gia đình không bị cấm cho đến sau thời kỳ nước lụt của Nô-ê.

        4.   Hậu tự của Sết

          a.   Họ không phải là những người thánh nhưng đã được biệt riêng ra thành một dòng giống đặc biệt. Qua dòng dõi của Sết mà Đấng Christ sẽ đến.

          b.   Sáng 5:21-24 - Hê-nóc là cha của Mê-tu-sê-la. Tên Mê-tu-sê-la có nghĩa là “khi ông chết đi điều đó (cơn nước lụt) sẽ xảy đến.” Điều thú vị là sau khi Hê-nóc nhận được sự khải thị này từ nơi Đức Chúa Trời liên quan đến “cơn nước lụt” sẽ xảy đến, rõ ràng ông đã đồng đi với Chúa. Cũng hãy lưu ý rằng Đức Chúa Trời chắc hẳn đã có quyết định đoán phạt loài người qua cơn nước lụt. Dòng dõi con người lúc đó đã trở nên quá bại hoại đến nỗi Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để hủy diệt con người trên đất. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã chịu đựng con người trong khoảng một thời gian dài – hơn 969 năm trước khi Mê-tu-sê-la chết đi và đem cơn nước lụt đến trái đất.

        5.   Sự thất bại của con người nói chung (Sáng 6:5)

          a.   Con người trở nên quá bất tuân khiến Đức Chúa Trời phải hủy diệt họ.

          b.   Hết thảy loài xác thịt đều trở nên bại hoại (Sáng 6:12)

        6.   Những người khổng lồ

          a.   Thực tế về sự hiện diện của họ - Phục 2:11, 20; 3:11, 13; Dân 13:33; Giô-suê 12:4; 13:12; 15:8; 17:15; 18:16; 1 Sam 17 : Đa-vít và Gô-li-át

          b.   Kích thước của người khổng lồ – tính bằng đơn vị là cu-bit

(1 cu-bit = 25 inch = 63,5 cm / một số người cho rằng 1 cu-bit = 17,5 inch = 44,5 cm hay 1 cu-bit = 18 inch = 45,7 cm)

             (I)  (1 Sam 17:4) Kích thước của Gô-li-át (bề cao 6 thước 1 gang, khoảng 134 inch hay 3,4 m) –  áo giáp của Gô-li-át (c. 5-7) nặng gần 5.000 siếc-lơ (khoảng 318 cân hay 296 ký).

            (II)  (Phục 3:11) Óc – mô tả theo kích thước của chiếc giường của ông (ông cao ước lượng 18 bộ hay 5,4 m): bề dài giường là 9 thước, bề ngang 4 thước, theo thước tay người nam (khoảng 18 bộ 9 inch x 84 inch).

           (III) (2 Sam 21:20) Nhiều người có 6 ngón tay và 6 ngón chân thuộc dòng họ Ra-pha.

          c.   Những người khổng lồ (giềnh giàng) đến từ đâu:

          “Các con trai Đức Chúa Trời” (tức các thiên sứ sa ngã) đã kết hợp với “các con gái loài người” mà sinh ra giống người khổng lồ này (Sáng 6:1, 4; xin cũng xem 2 Phi 2:4 và Giu-đe 6-7). Người ta tin rằng các thiên sứ có khả năng hiển hiện dưới hình dạng của con người. Thánh Kinh không cho thấy là các thiên sứ có phái tính nhưng đúng hơn là họ không được lập gia đình.          Thêm vào đó, Thánh Kinh cũng không có nơi nào hỗ trợ ý kiến cho rằng thiên sứ được tạo dựng nên là người nữ. Rõ ràng tất cả thiên sứ đều là nam. Chính sự kết hợp của các thiên sứ phản loạn này với những người nữ trên đất đã cho ra đời dòng giống những người khôûng lồ. Đây là một trong những nổ lực của Sa-tan để làm bại hoại dòng dõi mà qua đó Đấng Mê-si sẽ đến.

          d.   Dân số 13:33, 2 Sam 21:20-22 – Người khổng lồ có thể sinh sản

           G.   Mục đích của Sa-tan đối với những người khổng lồ

        1.   Làm bại hoại dòng giống loài người và tiêu diệt dòng dõi thanh sạch theo xác thịt mà qua đó Đấng Mê-si được hứa ban sẽ đến.

        2.   Nô-ê là dòng dõi duy nhất không bị bại hoại. Một trong những lý do  Nô-ê được Đức Chúa Trời cứu là để duy trì dòng dõi loài người.

        3.  Sau cơn nước lụt Sa-tan lại âm mưu làm bại hoại dòng dõi Đấng Christ, vì thế Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải hủy diệt tất cả những người khổng lồ và con cái của họ. Đa-vít đã hoàn tất nhiệm vụ này và từ đó không còn chứng cớ gì về người khổng lồ nữa. Các thiên sứ phạm tội này được tin rằng sẽ bị bắt giam trong địa ngục (Tartarus). Trong 2 Phi-e-rơ 2:4 và Giu-đe 6, từ được dịch là “địa ngục” trong tiếng Hy-lạp là “Tartarus.”

           H.   Nô-ê và Chiếc tàu

        1.   Lý do có cơn nước lụt

          a.    Sáng 6:4 - Các thiên sứ sa ngã ăn ở cùng con gái loài người và hậu quả là người khổng lồ được sanh ra.

          b.   Sáng 6:5-7 “Sự hung ác của loài người”

 2.   Nguyên nhân Đức Chúa Trời chọn Nô-ê – một ví dụ về sự ân điển của Đức Chúa Trời đối với con người 

          a.    Sáng 6:8-10 – Nô-ê được ơn trước mặt Đức Chúa Trời: ân điển là nhận những gì mình không xứng đáng nhận.

          b.   Nô-ê là một người công bình chứ không phải là người vô tội

          c.   Dòng dõi ông không bị pha tạp – ám chỉ việc không có sự bại hoại nơi dòng dõi ông – từ Cham, con trai thứ chứ không phải con trưởng nam của Nô-ê, sẽ ra Đấng Cứu Thế.

        3.   Đức Chúa Trời rao báo sự đoán phạt của Ngài

          a.   Xin xem Sáng 6:11-13

          b.   Trong suốt thời gian này con người trở nên ngày càng gian ác, không nghe theo luật lương tâm của mình nữa và điều đó đã khiến cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên họ.

        4.   Chiếc Tàu của Ân điển – dùng đơn vị cubit (= 18 inch ( 45,7 cm)

          a.   Xin xem Sáng 6:14-16 

          b.   Làm bởi một loại gỗ gọi là gỗ Gô-phe có lẽ sẽ không bị mục

          c.   Dùng hắc-ín (chai) để trét tàu 

          d.   Kích thước: dài 450 bộ, cao 75 bộ, rộng 45 bộ (1 bộ = 0,3048 m)

          e.   Có kích thước của một con tàu biển.

          f.   Dung tích hơn 90 triệu pound

          g.   Trong tàu có chỗ rộng rãi để chứa:

             (I)       Cá ở biển

             (II)      Khoảng 2.000 cặp thú vật nhỏ.

             (III)    Khoảng 1.700 cặp động vật có vú (cỡ con chó)

             (IV)    10.000 cặp chim có thể treo trên trần hoặc nhốt trong 

                         chuồng.

              (V)     ngày nay 20 bộ vuông được dùng làm chỗ ở cho một con bò. Nếu Nô-ê dọn cho mỗi cặp bò chỗ ở bằng chừng đó thì sẽ không có cặp nào phải chứa trên tầng thứ hai.

          h.   con tàu được thông hơi rộng rãi với các cửa sổ ở mỗi tầng (câu 16). Một số người tin rằng chỉ có một cửa sổ trong tàu nhưng điều đó không chắc đúng chút nào.

           I.   Sự đoán phạt được bày tỏ

                    1.   Xin xem Sáng 6:17-22

        2.   Đất sẽ bị hủy diệt bởi cơn nước lụt (câu 17)

        Cơn nước lụt đến để hủy diệt muôn loài ngoại trừ người và vật ở trên tàu. Điều này cũng giống như hình ảnh vào ngày tận thế : chỉ những người nhận biết Chúa là Cứu Chúa mới được cứu thoát, không còn cách nào khác.

        3.   Câu 18 – Giao ước được lập với Nô-ê và cả gia đình ông cũng được thừa hưởng giao ước đó. Lưu ý: có lẽ Nô-ê đóng tàu trong khoảng thời gian từ 40 đến 70 năm, dựa vào các sự kiện sau:

          a.   (5:32) – Nô-ê được 500 tuổi khi sanh các con trai

          b.   (7:6) – Nô-ê được 600 tuổi khi cơn nước lụt xảy ra trên đất.

          c.   (6:13) – Đức Chúa Trời cho Nô-ê biết về sự đoán phạt của Ngài trước khi ông bắt đầu công việc đóng tàu.

          d.   (6:18) – Các con trai của Nô-ê đã lớn và lập gia đình trước khi Nô-ê đóng tàu. Nếu các con Nô-ê được 30-40 tuổi và lập gia đình thì có thể Nô-ê đã đóng tàu trong khoảng thời gian 40-70 năm.

        4.  Đức Chúa Trời bảo tồn các chủng loại bằng việc sai Nô-ê đem vào  tàu mỗi loài một cặp để giữ giống (6:19-22).

           J.   Sự chuẩn bị cho cơn đoán phạt

        1.  Xin xem Sáng 7:1-9

        2.  7:1 – Đức Chúa Trời bảo Nô-ê hãy vào tàu

        3.  7:4 – Đức Chúa Trời nói trước về việc đoán phạt sẽ xảy ra trong 7 ngày nữa.

        4.  7:4 – Mưa xuống trên đất kéo dài 40 ngày đêm. Đây có lẽ là cơn mưa đầu tiên trên đất vì cho đến thời điểm này, đất được bao phủ bởi bầu khí quyển và có một lớp sương mờ làm cho đất luôn ẩm ướt (Sáng 2:5-6). Khi cơn mưa xuống thì lớp sương không còn nữa. Điều này cũng giải thích lý do con người sống rất thọ vào thời này. Do đó, sự sống của con người ngắn đi do họ tiếp xúc trực tiếp với các tia cực tím của mặt trời mà không có màn sương, hơi nước bảo vệ.

           K.   Sự đoán phạt được thực hiện

        1.   Xin xem Sáng 7:10-24

        2.   7:10 – lời báo trước trong 7:4 được ứng nghiệm

        3.   Nước lụt tràn ngập – 7:10 - 7:20

        4.   Sự chết xảy đến cho muôn loài – 7:21-23

        5.   Cơn hồng thủy kéo dài 150 ngày tràn lan khắp đất rồi sau đó nước bắt đầu giựt khỏi mặt đất (8:3), trong 150 ngày nước mới bớt xuống và phải thêm nhiều ngày sau nữa đất mới khô (8:13-14). Tổng cộng từ khi nước lụt đến khi đất khô diễn ra gần một năm.

           L.   Thời kỳ quản trị của con người (Sáng 8:15, 11:32)

        1.   Một sự khởi đầu mới cho con người (8:15-19)

        2.   Nô-ê tôn vinh Đức Chúa Trời bằng việc dâng của lễ thiêu cho Ngài t  tại bàn thờ (8:20)

        3.   Đức Chúa Trời đã định ý lập giao ước với Nô-ê (8:21)

          a.    Đức Chúa Trời đẹp lòng vì Nô-ê (8:21)

          b.   Vì thế Đức Chúa Trời hứa sẽ không hủy diệt mọi loài xác thịt trên đất như Ngài đã làm trong quá khứ.

          c.    Bao lâu mà đất vẫn còn thì các lời hứa trong câu 22 sẽ chẳng hề  mất đi (cầu vồng được ban cho như là dấu chỉ về giao ước – 9:11-13).

XI.        THỜI KỲ CON NGƯỜI CAI TRỊ (Sáng 8:15-12:1) – THỜI ĐẠI NGÀY NAY HAY THỜI KỲ HẬU NƯỚC LỤT TỪ NÔ-Ê ĐẾN VIỆC KÊU GỌI ÁP-RA-HAM

           A.   Phần giới thiệu

        1.   Đức Chúa Trời lập nên hệ thống cai trị của con người bằng luật pháp sau cơn nước lụt và sau một thời kỳ dài con người được sống trong sự tự do.

        2.   Con người sẽ phải có trách nhiệm cai quản chính mình (Sáng 9:1-7)

        3.   Ngày nay luật pháp vẫn còn có hiệu lực (Rô-ma 13:1-6; 1 Phi 2:13-17; 2 Phi 2:10).

          a. Cơ Đốc Nhân bị buộc phải tuân theo nhà cầm quyền khi họ không đòi hỏi điều gì đi ngược lại luật pháp của Đức Chúa Trời.

          b.  Nhà cầm quyền có quyền dẹp yên các vụ nổi loạn của các băng đảng và gây chiến tranh.

· Tất cả những người cầm quyền là do Chúa lập nên, do đó chúng ta phải tôn trọng họ (tôn trọng chức vụ chứ không phải con người của riêng họ). Tuy nhiên, có đôi lúc chúng ta cũng phải làm điều đẹp lòng Đức Chúa Trời,  trái với luật pháp loài người (vì nó đi ngược lại sự dạy dỗ của Ngài). Vấn đề là chúng ta phải có thái độ, tấm lòng kính yêu Chúa (Khải 12:11). Chúng ta đã được chuộc bằng giá cao nên không còn thuộc về chính mình, không có quyền trên chính mình nữa (1 Côr 6:19-20). Sự sống chúng ta đã thuộc về Chúa (Gal 2:20) nên chúng ta phải có sự tin cậy, vâng phục trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời. 

        4.   Đức Chúa Trời đã dành sẵn án phạt là sự chết vào thời kỳ thiên hi niên (Ê-sai 11:1). Sau khi luật pháp đã được ban bố, “ngươi chớ giết người,” một số tội ác vẫn còn đòi hỏi kẻ phạm tội phải bị xử tử (Êxê. 21:12-14).

           B.   Lời Thánh Kinh về án phạt xử tử

        1.   Thánh Kinh nói gì về Án phạt Tử hình

                          a.   Sáng 9:4-7 (Nô-ê) – “Vì kẻ nào làm đổ máu người sẽ bị người làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài . . .” (Sáng 9:6). Các lời hứa và sự chỉ dạy này đã được ban cho Nô-ê là người đứng đầu dòng dõi loài người cho đến thời điểm đó, liên hệ đến sự thiết lập một trật tự xã hội và sự cai trị mới trên thế gian sau thời kỳ nước lụt. Vì thế, dường như là sắc lệnh thiêng liêng về án phạt xử tử đối với kẻ giết người đã được ban hành ngay từ thời của Nô-ê. Nên lưu ý rằng nền tảng của sắc lệnh này như đã được nêu lên trong mệnh đề cuối của Sáng 9:6  là có tính cách vĩnh viễn, đời đời, y như chính mình Đức Chúa Trời và ảnh tượng của Đức Chúa Trời mà theo đó con người đã được tạo dựng nên.

                          b.   Roâ-ma 13:1-7

          (I)      C. 1 – Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình.

          (II)      C. 1b – Mọi quyền hành đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.

          (III)     C. 2 –  Chống cự lại quyền phép tức là đối địch với Đức Chúa Trời và chuốc lấy sự phán xét vào mình.

          (IV)     C. 3 – Nhiệm vụ của nhà cầm quyền là để cho người làm dữ sợ.

          (V)       C. 4 – Các quan quyền là tôi tớ của Đức Chúa Trời nắm giữ luật pháp.

          (VI)      C. 4 – Kẻ làm ác sẽ phải sợ nhà cầm quyền.

          (VII)     C. 4 –  Các quan quyền có trách nhiệm giáng cơn thạnh nộ trên những kẻ làm dữ thậm chí đến mức độ xử tử.

         (VIII)    C. 5 – Chúng ta phải tuân theo các luật lệ phép tắc để thoát khỏi án phạt và để giữ một lương tâm thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời.             

        c.   1 Phi 2:13-17 cũng nói đến trách nhiệm của chúng ta là tôn trọng các thẩm quyền trên mình.

        2.   Các Tội phải bị Phạt Án xử tử

          a.  Giết người, Tà dâm, Loạn luân, Cấu hiệp cùng thú vật, Người nam nằm cùng người nam, Cưỡng hiếp gái đồng trinh đã hứa hôn, Phù thủy, dâng con cái cho các thần, Không vâng lời cha mẹ, Lộng ngôn, Làm điều ô uế trong ngày Sa-bát, Tuyên truyền các giáo lý giả dối, Không tuân theo quyết định của tòa án, Bất trung, Đồng tính luyến ái.

        b.   Vài nhận định về tội Đồng tính luyến ái:

          (I)    Phục 23:17-18 - Một người nam nằm cùng một người nam là một người đồng tính nam hay một người nam buôn dâm. Việc dùng từ “chó” là để tiêu biểu cho một người như vậy. Ý ở đây là Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép bất cứ món tiền nào họ nhận được từ việc làm gớm ghiếc này được đem vào nhà Đức Chúa Trời hay dùng cho một mục đích thánh khiết. Thật là một dấu chỉ cho thấy thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi đặc biệt này!

          (II)   Lêv 18:22, 29-30 – mạng lệnh chống lại Đồng tính luyến ái

          (III) Lêv. 20:13 – Đồng tính luyến ái sẽ bị xử tử.

          (IV)  1 Côr. 6:9-10 – Những kẻ làm nhục chính mình với kẻ đồng loại (đồng tính luyến ái) sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

          (V)   1 Tim 1:10 – Họ bị định tội vì làm ô uế chính mình với kẻ đồng loại mình.

          (VI)  Rô-ma 1:24-32 – Đức Chúa Trời sẽ phú những kẻ này vào sự mê tham của xác thịt họ.

        3.   Các loại Án phạt Xử tử

          a.  Thiêu sống (Lê-vi ký)

          b.  Ném đá (Lê-vi ký)

          c.  Treo cổ (Phục truyền và Giô-suê)

          d.  Lưỡi gươm (Xuất Ê-díp-tô ký 32 và 1 Các Vua 2)

          e.  Kẹp mạch máu lại (không có ghi trong Kinh Thánh nhưng được tìm thấy trong các bảng viết của Ra-pi)

          f.   Đóng đinh là hình phạt xử tử của người La-mã chứ không phải của người Do Thái. 

        4.   Người thi hành Án phạt Xử tử

          a.   Đôi lúc chính Đức Chúa Trời  

          b.   Những người chứng kiến tội ác (phải hai người trở lên)

          c.   Hội chúng

          d.   Người báo thù huyết, người thân tộc gần nhất.

                 Lưu ý # 1: Đối với một số tội ác, có thể trả tiền để chuộc tội nhưng tội sát nhân không phải thuộc trong số này (Dân số 35:31)

                 Lưu ý # 2: Có một sự khác biệt giữa tội sát nhân và tội ngộ sát (giết người không chủ tâm). Xem Dân số ký 35:9-34 và sự bàn luận về các thành ẩn náu.

           C.   Khoảng thời gian (Sáng 11:10-32) 

       427 năm. Từ sau nước lụt đến thời kỳ Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham.

           D.   Thuở ban đầu phước hạnh

        1.   Họ đã được báo trước về cơn nước lụt và giao ước đời đời (Sáng 8:20; 9:17)

        2.   Sự hiểu biết về sự thờ phượng đúng đắn (Nô-ê làm một của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa Trời sau khi ra khỏi tàu)

        3.   Họ biết được ý muốn Đức Chúa Trời về sự cầm quyền của con người và về luật pháp.

        4.   Lời hứa về sự bảo tồn đời đời loài người và thú vật (Giao ước)

           E.   Sự thử nghiệm dành cho con người trong giai đoạn này

       Sự thử nghiệm đó là con người phải:

        1.   Tuân giữ các luật lệ, phép tắc.

        2.   Cai quản vì lợi ích của tất cả mọi người

        3.   Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

           F.   Mục đích của Đức Chúa Trời 

        1.   Nhằm ban cho con người một cơ hội khác để tỏ ra chân thật đối với vai trò của họ trong việc thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời.

        2.   Cung cấp cho con người một cách thức để kiểm soát các việc làm của họ liên hệ đến điều thiện và điều ác.

        3.   Sáng 9:5; Lê-vi 17:11 – Đức Chúa Trời cầm giữ huyết để chứng thực rằng một mình Ngài là Đấng ban sự sống.

        4.   Sinh ra dòng dõi A-đam thuần khiết từ đó Đấng Cứu Thế sẽ ra đời.

           G.   Phương tiện để hoàn thành 

        1.   Các phép tắc, luật lệ đã được định sẵn (Sáng 9:1-6; 11:1-9)

        2.   Sự thờ phượng chân thật để con người có thể được phục hòa với Đức Chúa Trời và được cứu rỗi đời đời.

           H.   Giao Ước với Nô-ê (Sáng 9:8-17)

        1.   Các bên trong mối quan hệ kết ước (c. 8-10)

        2.   Điều kiện của giao ước (c.11)

        3.   Thời hạn của giao ước (c. 12)

        4.   Dấu hiệu của giao ước (c. 13-17)

           I.   Sự thất bại của con người 

        1.   Sự thất bại của Nô-ê (Sáng 9:20-24)

          a.   Say sưa

          b.   Lõa thể một cách đáng xấu hổ

        2.   Sự thất bại của Cham (Sáng 9:22-27)

        Cham đã phạm tội khi cho người khác biết về sự hổ thẹn của cha mình. Cham đã thiếu sự tôn kính đối với cha mẹ. Cham đã vi phạm luật pháp về thẩm quyền của cha mẹ đối với con cái và ông đã bị rủa sả (câu 25) phải làm tôi mọi cho các tôi tớ của anh em mình. Trong lúc đó, Sem và Gia-phết lấy áo đắp cho cha để người khác nhìn vào không thấy sự lõa lồ của cha. Đây là cách mà chúng ta phải khích lệ, giúp đỡ người phạm tội. Đừng tỏ ra tội lỗi của người khác nhưng hãy tạo cho họ cơ hội được đến gần Chúa hơn. (Ma-thi-ơ 18:15)

           J.   Các thế hệ (Chương 10)

        1.   Gia-phết – đi về hướng Bắc (10:1-5) – Từ ông ra dòng dõi người Nga gốc Âu (Magog), người Châu Âu

        2.   Cham – đi về hướng Nam (10:6-20)

        3.   Sem – đi về hướng Trung Đông (10:21-32) – Đấng Christ đã ra đời từ dòng dõi này.

           K.   Sự đoán phạt 

        1.   Một số học giả tin rằng trước đây quả đất vẫn là một khối liền nhau, sau đó mới được phân chia thành nhiều đảo và lục địa (Sáng 10:25). Bê-léc qua đời năm 340 sau cơn nước lụt.

        2.   Sáng 11:5-9 – Đức Chúa Trời đã làm lộn xộn tiếng nói của loài người và các dân bị rải ra khắp nơi.

        3.   Sự từ bỏ con người nói chung

          a.   Đức Chúa Trời thấy rằng Ngài không thể nào giải quyết tình trạng con người nói chung vì họ luôn phạm tội nghịch cùng Ngài nên đã kêu gọi Áp-ra-ham, chúc phước cho ông và lập ông trở nên cha của một dân tộc.

          b.    Hậu tự của Áp-ra-ham sẽ là một dân tộc được Đức Chúa Trời chúc phước để trở nên gương mẫu cho thế gian bày tỏ chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời cho mọi dân trên đất.

           L.   Sự dự bị của Đức Chúa Trời để Cứu chuộc loài người (Sáng 8:20)

        1.   Sự cứu rỗi đã được ban cho tất cả những ai tin vào lời hứa về một Đấng Cứu Thế sẽ đến.

      2.   Những con sinh tế được dâng lên như là dấu chỉ bày tỏ đức tin của những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời về sự cứu chuộc nhân loại. Khi dâng con sinh phải có sự đổ huyết mới được tha tội. Ngày nay, chúng ta không còn phải dâng sinh tế để chuộc tội nữa vì đã có Đấng Cứu Thế sẵn sàng chết thay cho tội lỗi của chúng ta.

XII.       THỜI KỲ LỜI HỨA (Sáng 12:1; Xuất 12:37)

           A.   Định nghĩa của Lời hứa

        1.   Từ sự kêu gọi Áp-ra-ham cho đến khi rời khỏi Ê-díp-tô (430 năm)

        2.  Sau sự kiện tháp Ba-bên, hậu tự của Nô-ê (430 năm) đã trở nên những kẻ thờ lạy hình tượng.

        3.   Từ dòng dõi Áp-ra-ham sẽ ra đời một Đấng Cứu Thế 

        4.   Đức Chúa Trời lập nhiều giao ước với Áp-ra-ham 

        5.   Việc hiện đến lần đầu của Đấng Christ qua một nhánh đặc biệt của dòng dõi được mặc khải.

           B.   Thuở ban đầu đầy phước hạnh

        1.  Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho Áp-ra-ham và thiết lập một giao ước đời đời cùng ông rằng Ngài sẽ chúc phước cho Áp-ra-ham và dòng dõi của ông cho đến đời đời và ban cho họ vùng đất hứa Ca-na-an đến đời đời (Sáng 12:1-3; 13:14-18; 15:17-21; 17:4-19).

                    2.   Họ có sự nhận biết đúng đắn về sự thờ phượng (Sáng 12:7-9)

        3.   Áp-ra-ham được cứu (Rô 4:3-5; 1-25). Ông tin vào sự sống lại của kẻ chết. Ông chờ đợi một thành mà Đức Chúa Trời xây cất và sáng lập (Hêb. 11:8-19).

        4.  Áp-ra-ham đồng đi cùng Đức Chúa Trời và Chúa làm cho ông thịnh vượng trong mọi chi tiết của cuộc đời ông vì cớ sự trung tín và đức tin của ông chứ không phải vì ông là người trọn vẹn.

           C.   Sự cai trị

                   Ngoài ra các luật lệ đã được ban cho Nô-ê thì một vài luật lệ hay phép tắc về hành vi cư xử khác đã được thêm vào. Một số được ban cho bởi Đức Chúa Trời còn một số khác do chính con người đặt ra.

           D.   AÙp-ram vào xứ Ca-na-an

        1.   Những người khổng lồ đang ở trong xứ Ca-na-an nhưng Đức Chúa Trời lại xác quyết là sẽ ban cho Áp-ram đất này (12:6-9).

        2.   Cơn đói kém tại xứ làm cho Áp-ram sợ hãi dời xuống Ê-díp-tô để tìm kiếm lương thực (12:10). Hình ảnh Ê-díp-tô tiêu biểu cho thế gian. Do đó, thay vì tin cậy Chúa sẽ chu cấp cho mình mọi điều cần dùng thì Áp-ram tìm kiếm sự giúp đỡ nơi thế gian để giải quyết các nhu cầu của mình. Điều này đã dẫn đến biết bao hoạn nạn, phiền phức.

           E.   Những lời nói dối về Sa-ra (tức Sa-rai)

        1.   Áp-ram đã bảo Sa-ra phải nói với mọi người rằng bà là em gái của ông (12:11-13). Thực ra Sa-ra là em một cha khác mẹ với Áp-ram (Sáng 20:12). Nhưng dù sao ông đã nói dối bởi vì ông nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời về một đứa con trai sẽ được sanh ra cho ông bởi Sa-ra. Lẽ ra ông không nên sợ Pha-ra-ôn sẽ giết mình vì lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện.

        2.   Sa-ra được đem đến trước mặt Pha-ra-ôn, đổi lại, Pha-ra-ôn đã ban nhiều tặng vật cho Áp-ram (12:15-16)

        3.   Đức Chúa Trời hành  phạt Pha-ra-ôn (12:17)

        4.   Pha-ra-ôn hạ lệnh cho Áp-ram và Sa-ra phải ra đi (12:18-20)/

           F.   Áp-ram phân rẽ khỏi Lót

        1.   Cả Áp-ra-ham và Lót đều rất giàu có (13:2; 13:5)

        2.   Áp-ra-ham đề nghị với Lót nên chia nhau ra vì có sự cãi lẫy giữa bọn chăn chiên của hai người (13:8-9)

        3.   Lót chọn đến  Sô-đôm và Áp-ram đến Ca-na-an (13:12). Sô-đôm là dân độc ác và phạm tội trọng cùng Đức Chúa Trời (13:13)

           G.   Các biến cố trong cuộc đời Áp-ra-ham

                    1.   Đánh bại các vua khác khi giải cứu Lót (Sáng 14:1-24)

        2.   Đức Chúa Trời hứa ban một con trai cho Áp-ram (15:4-6)

        3.   Đức Chúa Trời ban cho Áp-ram một khải tượng về dòng dõi của ông và thời gian họ làm nô lệ ở xứ Ê-díp-tô (15:12-16)

        4.   Đức Chúa Trời lập giao ước cùng Áp-ram (15:17-21)

        5.   Trong sự tuyệt vọng, Áp-ram đã ăn nằm cùng A-ga, con đòi của vợ mình và sanh ra Ích-ma-ên là tổ phụ của dân Ả-rập (16:1-16)

        6.   Đức Chúa Trời đổi tên họ thành Áp-ra-ham và Sa-ra (17:1-16)

        7.   Đức Chúa Trời thiết lập phép cắt bì như là một dấu chỉ cho những người ở dưới giao ước mà Ngài đã lập cùng Áp-ra-ham (17:9-14)

        8.   Các thiên sứ đến thăm và cho Sa-ra biết bà sẽ sanh con vào tuổi 90-91 (18:9-15)

        9.  Các thiên sứ đến thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ để xem xét về tình trạng tội lỗi và hư hoại của hai thành đó (19:16-21). Áp-ra-ham đã cầu thay cho họ.

          a.    Áp-ra-ham cầu xin Chúa cứu mạng sống của những người công bình ở Sô-đôm (18:22-33)

                            b.   Các Thiên sứ bị dân thành Sô-đôm tấn công đang khi còn ở  trong nhà của Lót (19:1-11)

          c.    Các thiên sứ giải cứu Lót (19:12-29)

       10.  Một lần nữa Áp-ra-ham lại nói dối về việc Sa-ra là vợ của ông (20:1-18)

       11.  Đứa con của lời hứa – Y-sác – ra đời khi Áp-ra-ham được 100 tuổi (21:1-7)

           H.   Sự thử nghiệm cao đỉnh nhất của Áp-ra-ham

                    1.  Đức Chúa Trời đòi hỏi Áp-ra-ham dâng Y-sác như là một của tế lễ thiêu cho Ngài tại núi Mô-ri-a, đây là nơi mà sau này Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá (22:1-2)

        2.  Áp-ra-ham đã tin cậy Chúa mà vâng lời dâng con một của mình (22:3-10)

        3.   Đức tin của ông đã được ban thưởng bởi việc Đức Chúa Trời không đòi ông dâng Y-sác làm của lễ thiêu nữa (22:11-19)

           I.   Việc làm cuối cùng của Áp-ra-ham

        1.   Áp-ra-ham tìm một người vợ cho Y-sác giữa vòng bà con mình chứ không cho kết hiệp cùng những người nữ tại xứ Ca-na-an là dòng dõi của những người khổng lồ (24:1-67)

        2.   Áp-ra-ham sai một đầy tớ ra đi để tìm một nàng dâu cho Y-sác (hình bóng của việc Đức Thánh Linh đã được Đức Chúa Cha ban xuống để tìm một cô dâu cho Đấng Christ, tức hội thánh Ngài) (24:5-8)

        3.   Rê-bê-ca là bà con cô cậu họ của Y-sác (24:51) – nàng đã được chọn để làm vợ cho Y-sác.

           J.   Áp-ra-ham tái hôn và sự qua đời của ông

        1.   Sa-ra qua đời (chương 23)

        2.   25:1 – Áp-ra-ham tái hôn với Kê-tu-ra 

        3.   Áp-ra-ham cho Y-sác hết tài sản mình (25:5-6)

        4.   Áp-ra-ham qua đời (25:7-11)

           K.   Sự thử nghiệm, mục đích và phương tiện

                   Sự thử nghiệm dành cho con người là tin những lời hứa của Đức Chúa Trời và vâng theo lẽ thật đã được bày tỏ trong giao ước với Áp-ra-ham.

                   Đức Chúa Trời nhìn thấy Ngài không thể nào xử lý với toàn thể dòng dõi loài người vì cớ sự cứng lòng và phản loạn không dứt của họ. Vì thế Ngài đã chọn một người đặc biệt và lập nên một dân đặc biệt để trở thành những kẻ đại diện cho Ngài, phân rẽ với mọi dân tộc khác trên thế gian. Ngài muốn dùng họ làm những người rao truyền sứ điệp của Ngài bày tỏ cho cả thế giới sự yêu thương và phước hạnh cùng quyền năng của Ngài cho những ai muốn đi theo và vâng phục Ngài. Ngài muốn các dân tộc nhìn thấy tuyển dân này hùng mạnh và thạnh vượng biết bao vì họ đã bước đi và vâng phục Đức Chúa Trời.

                   Con người không thể nào bào chữa trong suốt thời gian này. Đức Chúa Trời đã bày tỏ Chính mình Ngài qua Áp-ra-ham, Mên-chi-xê-đéc, Y-sác, và Gia-cốp. Ngài đích thân đối phó với các thành của đồng bằng, dân Ê-díp-tô cùng các dân khác. Những người lãnh đạo của các dân tộc này – Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Mi-đi-an và các chi tộc khác thảy đều được lớn lên trong nhà của Lót và Áp-ra-ham. Suốt 930 năm gia tộc của Áp-ra-ham đã cư ngụ trong các xứ khác. Vì vậy, dân sự không hề nhìn biết Đức Chúa Trời hằng sống. Dân sự được đòi hỏi phải sống theo sự soi sáng họ đã nhận lãnh và chịu đoán xét tùy theo đó.

                   Ngài cũng toan định là họ phải phân rẽ với các dân khác trên thế gian để duy trì dòng dõi thánh qua đó Đấng Mê-si sẽ hiện đến. (Không bị hư hoại bởi sự chung đụng với các giống dân khổng lồ.) Ngài dự định sẽ dấy lên một dân mạnh sức để đánh bại các giống dân khổng lồ đang lan tràn khắp xứ – kể cả xứ Ca-na-an, là vùng đất hứa.

           L.   Sự thất bại của con người

                    1.   Sự thất bại của Áp-ra-ham

                           a.   Thất bại đầu tiên của Áp-ra-ham là trong việc không lìa bỏ bà con họ hàng của mình như Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho ông (Sáng 12:1-3). Phải phân rẽ khỏi bà con thân tộc.

                           b.   Ông nghi ngờ năng quyền của Đức Chúa Trời có thể giữ gìn ông trong cơn đói kém nên đã đi từ Ca-na-an xuống Ê-díp-tô.

                           c.   Tại xứ Ê-díp-tô ông thiếu đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời về một dòng dõi đời đời, và đã nói dối về việc vợ mình là Sa-ra vì lo sợ cho mạng sống của chính mình. Đây là mưu kế của Sa-tan để làm hư hoại dòng dõi của Sa-ra bởi việc Sa-ra bị bắt vào hậu cung của Pha-ra-ôn, song Đức Chúa Trời đã can thiệp vào.

                          d.   Trong Sáng 15, Đức Chúa Trời một lần nữa lại hứa ban cho hai ông bà một con trai. Áp-ra-ham và Sa-ra lại thất bại trong việc cố tìm cách giúp đỡ Đức Chúa Trời qua việc đưa A-ga, con đòi của Sa-ra, làm hầu thiếp cho Áp-ra-ham đặng sanh con thay cho Sa-ra. Việc làm này tiếp tục là nguyên nhân của nhiều rắc rối trên thế giới giữa dân Do-Thái (dòng giống ra từ Áp-ra-ham với Sa-ra) và dân Ả-rập (dòng giống ra từ Áp-ra-ham với A-ga). Hậu tự thật của Áp-ra-ham theo lời hứa của Đức Chúa Trời là Y-sác. Còn Ích-ma-ên, dòng giống do Áp-ra-ham và A-ga sanh ra, là đứa con của xác thịt, nỗ lực của Áp-ra-ham và Sa-ra để thực hiện theo cách thức của riêng mình những điều mà họ không lấy đức tin để tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm như Ngài đã hứa. Điều này rõ ràng là một sự thiếu đức tin về phần của họ. Bất cứ khi nào chúng ta cố gắng để làm thay cho Đức Chúa Trời những gì Ngài đã hứa làm cho chúng ta thì chúng ta đang bước đi trên một nền tảng vô cùng nguy hiểm. Tốt hơn chúng ta nên vâng lời Đức Chúa Trời hơn là dâng của lễ cho tội lỗi chống nghịch với Ngài.

                          e.   Trong Sáng 17, Đức Chúa Trời lại hứa ban cho Áp-ra-ham một con trai vào năm sau. Sa-ra lúc đó đã 89 tuổi. Áp-ra-ham đi xuống xứ Phi-li-tin và một lần nữa lại thất bại trong sự vô tín bởi việc giao Sa-ra cho Vua của xứ này để làm hầu thiếp. Một lần nữa nỗ lực của Sa-tan lại thất bại vì Đức Chúa Trời đã can thiệp và rủa sả toàn thể dân tộc Phi-li-tin khiến cho các người nữ của họ đều son sẻ. Theo cách này thì có thể chắc chắn rằng đứa con mà Sa-ra sinh ra sẽ là con của Áp-ra-ham chứ không phải con của A-bi-mê-léc, Vua dân Phi-li-tin.

                          f.   Từ đây trở đi Áp-ra-ham đã giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm cho Áp-ra-ham và Sa-ra tuy đã lớn tuổi lại được có sức lực như lúc còn son trẻ và Y-sác đã ra đời. (Sáng 21; Rô-ma 4:12-21)

                          g.   Sau khi Sa-ra từ trần (lúc Y-sác được 37 tuổi), Áp-ra-ham đã có thêm được sáu con trai do người vợ mới cưới là Kê-tu-ra sinh cho ông.

           M.   Sự thất bại của Y-sác (Sáng 21:1-35; 29)

                    1.   Y-sác có vẻ ít thuộc linh hơn Áp-ra-ham – có thể đó là lý do khiến ông gặp nhiều rắc rối hơn (Trong cơn đói kém, ông đã đi xuống xứ Phi-li-tin và phạm tội ở đó.)

                    2.   Ông không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời y như cách Áp-ra-ham đã từng phạm. Đức Chúa Trời đã hứa rằng dòng dõi của Y-sác sẽ đông như sao trên trời và như cát bãi biển, và nếu ông tin Đức Chúa Trời thì rất có thể sẽ không bao giờ sợ hãi rằng con người có thể giết hại ông. Đây là một nỗ lực khác về phần của Sa-tan để làm hư hoại dòng dõi xác thịt qua đó Đấng Christ sẽ được sinh ra.

                    3.   Đức Chúa Trời đã báo trước Gia-cốp sẽ là đứa lớn hơn trong hai con trai của Y-sác và chính qua Gia-cốp mà Đấng Mê-si sẽ hiện đến. Nhưng bất chấp điều này, Y-sác đã cố gắng chúc phước cho Ê-sau và yêu mến Ê-sau nhiều hơn.

           N.   Sự thất bại của cả nhân loại nói chung

                   Các dân tộc phản loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời – dân Am-môn, dân Sô-đôm, dân Gô-mô-rơ, dân Ê-díp-tô . v . v . . .

           O.    Sự đoán phạt dân Y-sơ-ra-ên (Xuất 1:7; 6:30)

                   Đức Chúa Trời cho phép dân Y-sơ-ra-ên bị người Ê-díp-tô hà hiếp để cố gắng đem dân Ngài đến chỗ ăn năn. Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu cầu của họ và Môi-se đã được Ngài dùng để giải phóng họ. (Xuất 2:1-4; 31; Công vụ 7:17-36)

           P.   Sự đoán phạt dân Ê-díp-tô (Xuất 7:1; 12:51)

                   Xuất 7:1-3 và Rô-ma 9:14-18 cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng. Về bề mặt, dường như vô cùng bất công khi Đức Chúa Trời sử dụng Pha-ra-ôn theo cách này. Dường như là Pha-ra-ôn không có sự chọn lựa nào cả. Tuy nhiên chúng ta biết rằng chẳng hề có sự không công bình nào nơi Đức Chúa Trời vì vậy làm thế nào điều này lại có thể xảy ra? Câu trả lời có thể thấy trong hình ảnh ẩn dụ về đất sét và sáp. Khi cả hai được phơi ra trước ánh mặt trời thì phản ứng của hai vật hoàn toàn khác hẳn. Sáp thì tan chảy ra còn đất sét thì cứng lại trong khi cả hai đều được phơi ra trước cùng một ánh mặt trời. Trách nhiệm rơi vào chất liệu của mỗi vật chứ không phải do ánh mặt trời vì mặt trời chiếu vào hai vật y như nhau. Đối với Pha-ra-ôn cũng vậy. Đức Chúa Trời vẫn y nguyên song khi Pha-ra-ôn được phơi bày trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì tấm lòng ông ta do nơi những gì chất chứa bên trong mà trở nên cứng cỏi ngày càng hơn giống như đất sét đã bị khô cứng lại vậy.

                   1.   Đức Chúa Trời đã giáng mười tai vạ trên Ê-díp-tô và hủy diệt đạo quân Ê-díp-tô vì đã không cho dân Y-sơ-ra-ên trở lại xứ Ca-na-an. (Sáng 15:13-16)

                   2.    Mười tai vạ là:

                          a.   Huyết (Xuất 7:14-25) – Các tai vạ đầu tiên nhắm vào sông Nile, một đối tượng thờ lạy của dân Ê-díp-tô.

                          b.   Ếch nhái (Xuất 8:1-15) – Tai vạ này nhằm chống lại các vị thần của xứ Ê-díp-tô. Ếch nhái được thờ lạy và tôn sùng như một biểu tượng của sự sinh sôi nẩy nở.

              c.   Muỗi (Xuất 8:16-19) – Tai vạ muỗi này để cho thấy phép thuật giới hạn của các thuật sĩ. Trong hai tai vạ đầu quyền phép hai bên tương đương nhau nhưng ở đây các thuật sĩ phải thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Trời vì họ không thể hóa sinh được.

              d.   Ruồi mòng (Xuất 8:20-32) – Tình trạng sạch sẽ là một phần của sự thờ lạy họ; tai vạ này nhằm chống lại Bê-ên-xê-bun, vị thần ruồi, khiến gây ra sự căm ghét đối với hắn.

              e.   Súc vật bị dịch lệ (Xuất 9:1-7) – Tai vạ này nhằm chống lại sự thờ lạy thú vật.

              f.    Ghẻ chốc (Xuất 9:8-12) – Tro được dùng ở đây có thể lấy nơi lò  lửa hiến tế con người làm của lễ thiêu cho thần Ty-phôn mà dân Ê-díp-tô cho là sẽ che chở họ khỏi các tai vạ.

              g.    Mưa đá (Xuất 9:13-35) – Nhắm vào các thần I-sít và Ô-si-rít của Ê-díp-tô mà họ cho là có quyền trên sức mạnh thiên nhiên và xua bão tố đi khỏi Ê-díp-tô.

              h.    Cào cào (Xuất 10:1-20) – Nhằm chống lại thần Sê-ra có nhiệm vụ bảo vệ đất đai họ khỏi nạn cào cào. Môi-se đã cầu nguyện và Chúa sai ngọn gió tây đến đuổi cào cào đi khỏi!

              i.    Sự tối tăm (Xuất 10:21-27) – Bày tỏ năng quyền của Đức Chúa Trời hằng sống đời đời.

              j.    Sự chết của con đầu lòng (Xuất 11:1; 12:51) – Sự chết của mọi con đầu lòng của súc vật cùng tất cả các con trưởng nam của dân Ê-díp-tô. Không gì có thể thảm khốc hơn đối với Ê-díp-tô và cho thấy sự bất năng vô quyền của các vị thần họ thờ lạy. Tất cả những sự đoán phạt đều nhắm vào các thần tượng của Ê-díp-tô (Dân số 33:3-4).

           Q.   Sự cứu chuộc đã sắm sẵn của Đức Chúa Trời 

                    1.  Huyết (Xuất 12) – Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên lấy huyết của chiên con bôi lên hai bên mày cửa – trong đức tin họ tin rằng đây là chứng cớ về Đấng Cứu Chuộc sẽ hiện đến trong tương lai. Đức Chúa Trời đã vượt qua những nhà nào có huyết bôi trên mày cửa, “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” (Hêb. 9:22).

                          a.    Họ phải nướng bánh bằng bột không men. Men là hình ảnh tượng trưng cho tội lỗi.

                          b.      Đức Chúa Trời vượt qua những nhà nào được che chở bởi huyết của con sinh tế. Ngày nay người Do-thái kỷ niệm Lễ Vượt qua vào tháng Tư.

                   2.   Quyền năng – không chỉ cần có huyết mà cũng cần đến quyền năng của Đức Chúa Trời để đem họ ra khỏi Ê-díp-tô và phục hòa họ lại với Chính mình Ngài.

                          a.      Cần có năng quyền để giải phóng dân sự

                          b.      Cần có năng quyền để rẻ Biển Đỏ

                          c.      Cần có năng quyền để che chở dân Y-sơ-ra-ên suốt cuộc Xuất hành ra khỏi Ê-díp-tô.                                     

XIII.      MÊN-CHI-XÊ-ĐÉC (có nghĩa là Vua hay Chúa công bình)

           A.   Lần đầu tiên được tìm thấy trong Sáng 14:18-20

        1.   Mên-chi-xê-đéc đang làm chức thầy tế lễ 

        2.   Ông được nhắc đến như là “Vua của Sa-lem” (tức thành Giê-ru-sa-lem cổ xưa)

        3.   Ông chúc phước cho Áp-ra-ham

        4.   Ông ngợi khen Đức Chúa Trời  

        5.  Ông nhận phần mười của Áp-ra-ham dâng lên (lần đầu tiên việc dâng phần mười được ghi lại). Qua đó, chúng ta nhận thấy việc dâng phần mười đã có trước khi luật lệ về việc dâng phần mười được ban bố. Hãy xem Hê-bơ-rơ 7:9-10, Lê-vi cũng đã nộp phần mười trước khi có luật pháp vì ông đã ở trong lòng Áp-ra-ham khi Áp-ra-ham dâng phần mười cho Mên-chi-xê-đéc. Do đó, bổn phận phải dâng phần mười của chúng ta thật ra vượt xa hơn luật pháp.

           B.   Lần thứ nhì được tìm thấy trong Thi thiên 110:4

        1.   Được đề cập ở đây do thứ tự trong chức tế lễ của ông 

        2.   Đấng Christ được hứa ban ở đây thuộc về ban Mên-chi-xê-đéc

           C.   Lần thứ ba được tìm thấy trong Hê-bơ-rơ chương 5-6-7

        1.   Hê-bơ-rơ 5:6 và cả 6:20

          a.   Đấng Christ thuộc về ban Mên-chi-xê-đéc.

          b.   Chức thầy tế lễ của Đấng Christ có tính cách đời đời vô cùng.

        2.   Heâ-bô-rô 7 

          a.   Được gọi là Vua của sự công bình (c. 1)

          b.   Được gọi là Vua của Sa-lem hay Vua Bình an (c. 2)

          c.   Không có gia phổ được ghi chép lại (c. 3)

          d.   Không được ghi lại ngày sinh hay ngày chết (c. 3)

          e.   Được lập nên giống như Con Đức Chúa Trời (c. 3)

          f.   Chức thầy tế lễ của người không hề dứt (c. 3)

          g.   Người là một người đáng tôn trọng (c. 4)

          h.   Người không phải là hậu tự của Áp-ra-ham (c. 6) 

          i.    Người cao trọng hơn cả Áp-ra-ham (c. 7)

XIV.       THỜI KỲ LUẬT PHÁP (Xuất 12:37; Ma-thi-ơ 2:23)

           A.   Định nghĩa:

Thời kỳ này được đặt tên như vậy là do luật pháp được ban cho Môi-se, vốn đã trở thành nguyên tắc của đức tin và cách sống trong suốt giai đoạn này.

           B.   Khoảng thời gian

                    1.   Trên 1.760 năm

        2.   Bắt đầu từ thời Môi-se cho đến thời Đấng Christ.

        3.   Từ lúc ra khỏi Ê-díp-tô đến lúc Giăng Báp-tít khởi sự giảng dạy.

          a.    Từ lúc ra khỏi Ê-díp-tô đến khi vào xứ Ca-na-an - hơn 41 năm.

          b.    Từ khi vào Ca-na-an đến thời trị vì của Sau-lơ - hơn 500 năm.

          c.    Từ thời Sau-lơ đến khi bị làm phu tù tại Ba-by-lôn là 573 năm.

          d.    Từ khi làm phu tù tại Ba-by-lô cho đến khi dân Y-sơ-ra-ên được trở về quê hương là 164 năm.

          e.    Từ lúc trở về quê hương đến thời Đấng Christ là 438 năm.

           C.   Thuở ban đầu đầy phước hạnh

        1.   Dân Y-sơ-ra-ên nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời trong xứ Ê-díp-tô. 

        2.   Chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc xuất hành khỏi Ê-díp-tô và tại nơi đồng vắng.

        3.   Đức Chúa Trời dùng tiếng lớn mà ban truyền luật pháp cho dân sự  (Phục 5:22-24).

        4.   Đức Chúa Trời hiện diện trong trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm (Xuất 14:19-31).

        5.   Đức Chúa Trời chu cấp thức ăn và áo mặc (Phục 29:5; Xuất 16:35; Xuất 16:12; 17:6)

        6.   Chúa cất mọi bệnh tật khỏi dân sự – trong vòng họ chẳng có ai yếu mỏn cả (Xuất 16:26; 23:25; Thi 105:37).

        7.  Chiến thắng mọi kẻ thù (Xuất 24:9-11; Phục 4:6-8; 5:1-6; Giô-suê 5:13-15).

        8.   Dẫn dắt dân sự đến Đất Hứa (Xuất 23:20-33).

        9.    Hoàn tất các luật lệ cai quản mọi khía cạnh của đời sống họ.

        10.  Có được sự chúc phước và các lời hứa của Đức Chúa Trời.

           D.   Sự thử nghiệm đối với con người

      Để thử xem dân sự có đức tin nơi Đức Chúa Trời và tuân theo luật pháp của Môi-se trong mọi chi tiết hay chăng. 

        1.   Dân sự có Mười điều răn là ý chỉ Thánh của Đức Chúa Trời trong mọi phương diện của đời sống con người (Xuất 20:17; 5:1-21)

                    2.   Họ có những sự đoán xét thông qua các phép tắc chi tiết về những luật dân sự được tóm gọn trong các điều răn (Xuất 21:1-23:33).

        3.   Họ có các lễ nghi tức các phép tắc chi tiết về những luật lệ về tôn giáo của Mười Điều răn (Xuất 24:12-31:18).

           E.   Mục đích của thời kỳ này

                    1.   Để khiến dân Y-sơ-ra-ên làm đầu của mọi dân tộc.

          a.   Họ sẽ được cai trị bởi luật pháp của Đức Chúa Trời.

          b.   Họ sẽ được cai trị bởi những người mà Ngài đã lựa chọn.

        2.   Đức Chúa Trời đã hoạch định một hệ thống thờ phượng rõ rệt.

          a.   Một nơi mà sự vinh hiển của Ngài có thể được bày tỏ.

          b.   Một nơi Ngài sẽ tiếp xúc với con người (Xuất 19:3-7; Phục 28).

        3.   Đức Chúa Trời muốn chúc phước cho Y-sơ-ra-ên và biến dân tộc này thành một nơi thịnh vượng về vật chất lẫn tâm linh để làm gương cho tất cả các dân tộc khác trên đất.

        4.   Đức Chúa Trời đã sai phái nhiều tiên tri phán dạy cho dân sự trong suốt thời kỳ này.

        5.   Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc ban luật pháp cho Môi-se : 

          a.    Luật pháp sẽ cai trị trên Y-sơ-ra-ên cho đến khi Đấng Mê-si hiện đến.

          b.    Luật pháp khiến cho cả thế giới đều nhận biết tội lỗi của mình (Rô-ma 4:15; 5:13-20) hầu cho Đức Chúa Trời có thể tỏ bày sự thương xót của Ngài trên tất cả mọi người như nhau (Rô-ma 3:19-29).

· Làm trọn luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17-18) – Đấng Christ đã đến không phải để chấm dứt luật pháp mà để làm trọn luật pháp.

Ma-thi-ơ 5:17-18 (KJV) “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.   18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.”

Chúng ta vẫn phải vâng phục luật pháp của những người cầm quyền trên mình (xem Rôma 13:1-7) trừ khi ý muốn của họ trái với Lời của Đức Chúa Trời.

· Người nữ tôi mọi bị đuổi đi – tượng trưng cho giao ước cũ sẽ bị bỏ đi và  giao ước mới sẽ được thực hiện – Gal 4:21-31 (KJV)

Ga-la-ti 4:21-31 – “Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao?   22 Vì có chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: Một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ.   23 Nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa.   24 Cả điều đó có một nghĩa bóng: Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Si-na-i, sanh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng A-ga.   25 Vả, A-ga, ấy là núi Si-na-i, trong xứ A-ra-bi; khác nào như thành Giê-ru-sa-lem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi.   26 Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.   27 Vì có lời chép: “Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng.”  28 Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Y-sác, là con của lời hứa.  29 Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy.  30 Song Kinh thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ.   31 Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”

        6.   Có điều  gì sai trật với luật pháp?

          a.    Nó có một người trung bảo đầy tội lỗi (Hêb. 7:26-27). Một thầy tế lễ trên đất có những tội lỗi trong đời sống riêng mình không thể nào là người trung bảo giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình.

          b.    Luật pháp không thể ban cho cơ nghiệp đời đời (Gal 3:18) vì không ai có thể vâng giữ mọi luật lệ của luật pháp. Luật pháp được ban bố để con người có thể nhận biết tình trạng tội lỗi của mình và nhu cầu cần đến một Đấng Cứu Chuộc. 

          c.    Các sinh tế đều phải được dâng lên mỗi ngày nhưng Đấng Christ chỉ dâng chính mình Ngài một lần là đủ cả (Hêb 9:11-28)

          d.    Luật pháp không thể khiến con người được xưng công bình (Gal 2:16-21).

          e.    Luật pháp không thể cứu chuôïc hay khiến con người chết đối với tội lỗi, song nó có thể đem lại sự chết và sự định tội. Nói cách khác, luật pháp chỉ khiến con người nhận biết tội lỗi của mình.

          f.     Luật pháp đòi hỏi sự công bình nhưng không thể nào đem lại sự công bình vì luật pháp không ban năng quyền để giúp chúng ta có thể bước đi trong sự công bình (Rô-ma 8:1-4).

           F.   Các phương tiện để làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời 

        1.  Sự hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Y-sơ-ra-ên và thiết lập như một quốc gia.

        2.   Sự hủy diệt những người khổng lồ trên đất. Thắng lợi hoàn toàn của dân Y-sơ-ra-ên trên những kẻ thù nghịch họ.

        3.   Sự bày tỏ của sự vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời.

        4.   Sự chúc phước trên Y-sơ-ra-ên như một dân tộc để chứng minh Đức Chúa Trời hằng sống cho các dân tộc khác. 

           G.   Sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên

        1.   Sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng.

          a.   Dân sự lằm bằm nghịch cùng Đức Chúa Trời nhiều lần.

          (I)     Họ đòi phải có nước uống tại Ma-ra (là nơi Môi-se ném một cây gỗ xuống dòng nước đắng và nước hóa ra ngọt) (Xuất 15:22, 25) 

          (II)    Họ đòi phải có bánh và thịt (ma-na vào buổi sáng và chim cút vào buổi chiều) (Xuất 16:1-22)

         (III)   Họ đòi phải có nước uống tại Rê-phi-đim (là nơi Môi-se cầm gậy đập vào đá như lời Đức Chúa Trời dạy bảo) (Xuất 17:1-7)

          (IV)   Họ đòi phải có thịt (có chim cút ăn trong một tháng cho đến khi tịt trào ra lỗ mũi họ) (Dân 11)

           (V)    Họ đòi phải có nước uống lần thứ ba. Tại đây, Môi-se đã làm trái lời Chúa, đập hai lần vào hòn đá thay vì nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng như lời Đức Chúa Trời phán dạy (Dân 20:1-2)

           (VI)  Vì cái chết của một số trưởng lão (là những kẻ cho rằng Môi-se không xứng đáng dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên – Đức  Chúa Trời đã khiến đất hả ra nuốt lấy họ) (Dân 16:41).

          (VII)  Khi phải đối diện với những khó nguy trên đường đi (con rắn trên cây sào) (Dân 21:4-9)

          b.    Dân sự thờ Con Bò Vàng tại núi Si-na-i (Xuất 32)

          c.     Mi-ri-am và A-rôn tự nhắc mình lên: họ lằm bằm về việc Môi-se lấy một người vợ Ê-thi-ô-bi làm vợ và quyết định tự xưng là tiên tri của Đức Chúa Trời cho dân sự. Vì lẽ đó, Đức Chúa Trời đã phạt Mi-ri-am bị phung và bị cấm riêng ngoài trại quân 7 ngày (Dân 12)

          d.    Từ chối không chịu tiến vào xứ Ca-na-an vì lòng vô tín. Họ sợ hãi và chỉ báo cáo về những người to lớn giềng giàng trong xứ, còn Giô-suê và Ca-lép thì lại nhìn thấy đó là vùng đất  mà Đức Chúa Trời đã hứa ban (Dân 14)

          e.    Phạm tội tà dâm với các nữ tư tế của thần Ba-anh (Dân 25)

        2.   Sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên dưới thời Giô-suê suốt 30 năm.

          a.   Tội lỗi của A-can – do A-can lấy cắp một chiếc áo choàng trong số của cướp được và cất giấu nó dưới nền đất nên bị dân sự ném đá đến chết (Giô-suê 7)

          b.    Kết ước với dân Ga-ba-ôn mà họ cho là ở rất xa mình song thực ra lại ở kề bên họ (Giô-suê 9:20-27)

          c.    Không tiêu diệt hết dân trong xứ Ca-na-an (Các quan xét 1-2)

        3.   Sự thất bại dưới thời các quan xét – 450 năm.

        Dân sự tiếp tục chống nghịch và phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Do đó, Chúa đã khiến họ phải trải qua bảy lần làm nô lệ cho các dân tộc khác (xem chú thích ở phần H bên dưới).

        4.   Sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên dưới các thời vua trong 513 năm – do mọi vua trị vì Y-sơ-ra-ên đều thất bại về một lãnh vực nào đó

          a.    Dân sự ngày càng tệ hơn cho đến khi Đức Chúa Trời khiến họ lâm vào cảnh phu tù.

          b.    Chúa hủy phá hoàn toàn thủ đô Giê-ru-sa-lem 

          c.    Đức Chúa Trời khiến họ không còn là một dân tộc nguyên vẹn

          d.   Mãi cho tới thời kỳ này, dân sự vẫn không thể tiêu diệt những người khổng lồ. Những người to lớn giềng giàng cuối cùng đã bị diệt dưới tay Đa-vít và thuộc hạ của người.

        5.   Sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên trong cảnh phu tù (Ê-xê 2:3; 3:9). Dân Y-sơ-ra-ên là một dân phản nghịch nên Đức Chúa Trời đã phú họ vào cảnh phu tù.

        6.   Sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ trở về lập quôùc:

          a.    Dân sự cưới gả pha trộn với dân ngoại (Ê-xơ-ra 10:1-2, 10-11; Nêh. 13:23-30).

          b.    Họ ăn cắp một phần mười của người Lê-vi (Nêh. 13:10-14; Mal 3:8-9)

          c.   Họ phạm vào ngày Sa-bát (làm việc trong ngày này) (Nêh. 13:15-22).

          d.   Họ chểnh mảng công việc nhà Chúa và không lo xây cất lại đền thờ như điều Chúa muốn (A-ghê 1:1-5)

          e.    Chức tế lễ trở nên hư hoại; các thầy tế lễ chỉ dâng các con sinh bệnh hoạn, ốm yếu (Mal. 1:6-14; 2:7-17).

        7.   Sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên trong việc chối bỏ và đóng đing Đấng Mê-si của họ (Ma-thi-ơ 26, 27) và sự bắt bớ các môn đồ của Chúa (sách Công vụ).

           H.   Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời 

                    1.   Sự đoán phạt của Chúa trên Y-sơ-ra-ên.

          a.    Chúa bày tỏ cơn giận vì cớ tội không vâng lời của họ bằng cách khiến dân sự phải lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm. Ngay cả Môi-se cũng không được phép vào miền đất hứa vì tội không vâng lời Chúa khi ông gõ hai lần vào hòn đá thay vì nói với hòn đá trước mặt dân sự để có nước uống.

          b.    Các giai đoạn của các vua (trong cảnh phu tù cho các dân tộc khác) trong sách Các quan xét.

           (I)       Bị đày đến Ba-by-lôn trong 8 năm (3:8)

           (II)     Bị đày sang Mô-áp trong 18 năm (3:14)

           (III)   Bị đày sang Phi-li-tin (3:31)

           (IV)    Bị đày sang Ca-na-an trong 20 năm (4:1)

           (V)      Bị đày sang Ma-đi-an trong 7 năm (6:1)

           (VI)    Bị đày sang Phi-li-tin trong 18 năm (10:6-8)

           (VII)  Bị đày sang Phi-li-tin lần nữa trong 40 năm (13:1)

          c.    Họ phải làm phu tù cho các dân tộc

           (I)       Ba-by-loân

           (II)      A-si-ri

           (III)     EÂ-díp-toâ

            (IV)    Ba-tö

                    2.   Sự đoán phạt gồm hai phần kết thúc thời kỳ này

          a.   Sự đoán phạt cả thế gian trên thập tự giá (Giăng 12:31)

          b.   Sự đoán phạt dân Do Thái vì cớ sự phản nghịch của họ

           (I)      Đỉnh cao của sự phản nghịch lâu dài của dân Do Thái là sự chối bỏ và đóng đinh Đấng Mê-si của chính họ.

                                   (II)     Họ bị loại bỏ ra (Ma-thi-ơ 21:33-45)

                                   (III)    Sự đoán phạt này được thực hiện vào năm 70 S.C.

           (A)     Thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá 

           (B)      Một triệu người Do Thái bị giết chết 

           (C)      97.000 người bị bắt làm phu tù 

           (D)      số người Do Thái còn lại bị tan lạc giữa các dân  (Lu-ca 21:20-24; Phục 28)

           I.   Sự Cứu chuộc đã sắm sẵn của Đức Chúa Trời 

                 Đức Chúa Trời đã cung cấp sự cứu chuộc trên Thập tự giá (Col. 1:12; 1 Côr. 1:18-25). Cho đến thời điểm này, con người chỉ dâng con sinh tế làm của lễ trong đức tin nơi Đấng Cứu Chuộc sẽ hiện đến trong tương lai.

XV.        THỜI KỲ ÂN ĐIỂN (Ma-thi-ơ 23:10; Khải 19:10)

           A.   Định nghĩa

                    1.   Ý nghĩa chính của ân điển trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời là: Sự yêu thương và ân huệ đời đời của Đức Chúa Trời ban cách nhưng không cho con người, là những tạo vật có khả năng hiểu biết về Đức Chúa Trời và có trách nhiệm về đạo đức, dù họ không xứng đáng nhận lãnh.

        2.   Ân điển của Đức Chúa Trời dành cho mọi thời đại.

          a.    Đức Chúa Trời luôn đầy ân điển, yêu thương và nhơn từ khoan dung trải qua mọi thời đại.

          b.    Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va (Sáng 6:8); Lót và Áp-ra-ham cũng vậy (Sáng 19:19, 29) – “Nầy, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa.” Tương tự, Môi-se cũng được ơn trước mặt Đức Chúa Trời (Xuất 33:12-17)

        3.   Đã có ân điển trước khi Đấng Christ đến thế gian, nhưng

          a.    Chỉ khi Đấng Christ đến thế gian, Ngài mới làm ân điển trở nên trọn vẹn. (Giăng 1:14-17)

          b.    Chúng ta có thể nhận được sự đầy trọn của ân điển trong khi những người thời Cựu ước chỉ có được một phần mà thôi.

          c.    Dân Y-sơ-ra-ên chỉ được nhìn thấy một phần sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trái lại, chúng ta được nhìn ngắm sự vinh hiển của Chúa cách lớn lao diệu kỳ hơn. Trong Đấng Christ sự vinh hiển đó được hoàn toàn đầy trọn (2 Côr 3:6-15).

           B.   Khoảng thời gian – Từ Đấng Christ đến Thiên hi niên
            Thời gian hiện tại + 30 năm = khoảng thời gian của thời kỳ ân điển.

        1.   Thời kỳ này kéo dài __________ năm kể cả 30 năm Chúa Jêsus sống trên đất. (Lu-ca 16:16) - Được tính từ thời kỳ đầu của việc rao giảng về Nước Đức Chúa Trời; Giăng Báp-tít bắt đầu giảng dạy.

        2.  Thời kỳ này sẽ kéo dài cho đến khi Đấng Christ trở lại tại Ha-ma-ghê-đôn.

           C.   Thuở ban đầu phước hạnh

                    1.   Chính Đấng Christ đã bắt đầu thời kỳ này khi Ngài khởi sự chức vụ của Ngài trên đất. Luật pháp được ban cho bởi Môi-se nhưng ân điển và lẽ thật được đem đến bởi Đấng Christ (Giăng 1:17).

        2.   Mọi người đều có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời cách trọn vẹn và được dựng nên mới (Rô-ma 5:1-11).

        3.   Những kẻ tin Ngài có được sự sống phong phú, dư dật (Giăng 10:10).

        4.   Bởi ân điển, mọi người được lập làm thầy tế lễ và có thể đến gần Đức Chúa Trời trong Nơi Chí Thánh bất cứ lúc nào (Hêb. 10:19-23)

        5.  Chúng ta có quyền trên kẻ thù và làm được những việc mà Đấng Christ đã làm (Giăng 14:2-14)

           D.   Sự thử nghiệm đối với con người

                    Con người được thử nghiệm về sự vâng lời và đức tin nơi Đấng Christ.

        1.   Những lợi ích của ân điển về thuộc thể lẫn thuộc linh được ban cho cách nhưng không đối với những người lấy đức tin mà nhận lãnh.

        2.   Ai tin và chịu phép báp tem sẽ được rỗi; song ai không chịu tin thì sẽ bị định tội (Mác 16:16)

           E.   Mục đích của Đức Chúa Trời trong thời kỳ này

        1.   Mục đích của Đức Chúa Trời trong thời kỳ này không phải là để cứu rỗi toàn thế giới vì Chúa biết không phải tất cả mọi người đều sẽ nhận lãnh ân điển và sự cứu rỗi của Ngài.

        2.   Mục đích của Chúa là kêu gọi một dân cho Danh Ngài, thuộc riêng về Ngài, từ tất cả các dân tộc trên thế giới (Công vụ 15:13-18)

        3.   Mục đích của Chúa là xây dựng Hội Thánh Ngài (Ma-thi-ơ 16:18;  

              1 Coâr. 12:12-14; EÂ-pheâ-soâ 2:14-22)

           F.   Phương tiện của Đức Chúa Trời để hoàn thành mục đích Ngài
        1.  Mục đích của Đức Chúa Trời, kêu gọi một dân cho Danh Ngài và cứu rỗi tất cả những kẻ tin, hiện đang được thực hiện bởi việc rao giảng Phúc âm và Thập tự giá.

        2.   Những người được Đức Chúa Trời dùng để rao giảng là: 

          a.   Những người được kêu gọi và được Chúa xức dầu

          b.   Những người hướng về công tác của Hội Thánh.

        3.   Đức Chúa Trời dùng Cơ Đốc Nhân để làm chứng và bày tỏ lẽ thật và bông trái của Tin lành.

        4.   Chức vụ của Đức Thánh Linh : kêu gọi và cáo trách tội lỗi của thế gian.

           G.   Sự thất bại của con người trong thời kỳ ân điển
        1.   Sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên:

          a.    Trong hơn 2.000 năm, dân Y-sơ-ra-ên sẽ phải rao giảng về Chúa cho thế giới nhưng đã thất bại vì họ liên tục phản nghịch Chúa.

          b.    Sự hiện đến của Đấng Christ là cơ hội cuối cùng của dân Y-sơ-ra-ên trước khi Ngài giáng sự đoán phạt xuống trên họ.

          c.     Dân Y-sơ-ra-ên đầy sự thù nghịch 

            (I)      Họ khước từ Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 21:25-26)

            (II)     Họ chối bỏ Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 11:11-27; 12:1-50; 23:1-39; Lu-ca 4:28-30)

            (III)    Họ chối bỏ các môn đồ đầu tiên (Công vụ 4:1-31; 6:8; 7:59; 8:1-4)

        2.   Thất bại của Hội Thánh đầu tiên

          a.    Không vâng phục đối với đức tin ngay trong Công vụ 5 và 6. Chia rẽ, tranh đấu cãi lẫy (6:1)

          b.    Có sự chia rẽ trong việc giảng dạy về việc vâng giữ luật pháp (Công vụ 15)

          c.     Các thư tín được viết ra do có những thất bại trong Hội Thánh.

             (I)         Thái độ của từng người.

             (II)        Các học thuyết, sự giảng dạy sai trật.

             (III)      Các luật lệ của Môi-se trộn lẫn với giáo lý về ân điển.

             (IV)      Người Do Thái cho rằng họ tốt hơn các Dân Ngoại.

              (V)       Sử dụng sai trật các ân tứ của Thánh Linh. 

              (VI)      Quan hệ hôn nhân sai trật.

              (VII)    Các thức ăn, uống, lối sống bất khiết.

                    1 Phi. 4; 2 Phi. 2; Giu-ñe 3; EÂph. 4; Gal. 5; Coâl. 3; Khải 2-3

        3.   Thất bại của Hội Thánh sau thời các sứ đồ cho đến ngày nay.

          a.    Hội Thánh ngày càng tồi tệ hơn – các thời kỳ đen tối.

            (I)    Có những sự tranh chấp về quyền hành sau thời các Sứ đồ

            (II)   Các Giáo hoàng và Giám mục cai trị qua chính quyền dân sự và sát hại hành triệu người vì những người này không phục theo Công giáo La Mã. Một số người tin rằng Giáo hội Công giáo La-mã là lò lửa lớn trong Khải huyền.    

          b.    Ngày nay, con người vẫn còn đang chối bỏ lẽ thật

             (I)   Thạâm chí những người tự xưng là Cơ Đốc Nhân cũng đang chối bỏ những lời dạy của Kinh Thánh.

             (II)  Con người sẽ trải qua tình trạng tồi tệ hơn thay vì tốt đẹp hơn trước khi Chúa Giê-xu tái lâm (2 Tê-sa 2; Math. 24:15-27)

           H.   Sự đoán phạt trên con người

Sự đoán phạt và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên đất vì cớ con người cứ tiếp tục phản nghịch và chối bỏ tình yêu cùng cách đối xử của Đức Chúa Trời dành cho họ.

                    1.   Nó sẽ xảy đến vào những năm cuối của thời kỳ này.

        2.   Nó sẽ kết thúc thời kỳ ân điển và bắt đầu thời kỳ 1.000 năm bình an (Giê. 30:6-9; Đan. 7:20-27; 8:15-25; 9:27; 11:36-45; 12:1-13; Math. 24:15-31; 2 Tê-sa 1:7-10; 2:1-12; Khải 6:1-19; 21)

             3.   Đức Chúa Trời sẽ cho phép con người bị phó cho tư dục họ và cho Ma quỷ (Khải 9:20-21)

       4.   Vào cuối thời kỳ đại nạn khó khăn này, Đức Chúa Trời sẽ đem sự hủy diệt thình lình đến trên những kẻ không tin kính.

           I.   Sự Cứu chuộc đã sắm sẵn của Đức Chúa Trời 
        1.   Từ Sáng thế ký đến Khải Huyền, sự dự bị của Đức Chúa Trời để cứu chuộc luôn giống nhau – chính là huyết của Đấng Christ.

        2.   Ngoài ra huyết của Đấng Christ, Đức Chúa Trời cũng bày tỏ quyền năng Ngài qua việc sai các đạo thiên sứ từ trời đến giải cứu con dân Ngài (Khải 17:14; 19:11-21).

XVI.       THỜI KỲ CAI TRỊ CỦA ĐẤNG CHRIST – THIÊN HI NIÊN 

                (Khải 19:11; 20:15)

           A.   Định nghĩa:

Thời kỳ này có tên gọi như vậy là vì chính Đức Chúa Trời cùng Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh sẽ lập sự cai trị đời đời trên đất, trên mọi dân tộc. Khoảng thời gian cai trị 1.000 năm đầu được gọi là Thiên hi niên. Thiên (một ngàn), hi (vui mừng, bình an) và niên (năm): thời kỳ 1.000 năm bình an.

        1.   Thời trị vì “1.000 năm” của Đấng Christ (Khải 20:1-10)

                    2.   “Thời kỳ chung cuộc của mọi thời kỳ” (Ê-phê-sô 1:10)

        3.   “Ngày của Chúa” (Khi Đấng Christ trở lại với các thánh để thiết lập Vương quốc của Ngài) - (Ê-xê-chi-ên 30:3; Ê-sai 2:12; Ma-la-chi 4; 

              1 Teâ-sa 5:2; 2 Teâ-sa 2:1-8; II Phi 3:10)

        4.  “Ngày đó” (Ê-sai 2:11; 4:1-6; Ê-xê-chi-ên 39:22; Mal 3:12 và các  câu khác)

        5.   “Đời sau” (Aion) (Age) (Math 12:32; Mác 10:30; Lu-ca 20:35; EÂph. 1:21; 2:7-14)

        6.  “Nước Đấng Christ và nước Đức Chúa Trời” (Mác 14:25; Lu-ca 10:11; 22:14-18)

        7.   “Nước Thiên Đàng” (Math. 3:2; 4:17; 5:3, 10, 19, 20; 7:21; 8:11; 10:7; 13:43; 18:1-4; Lu-ca 19:12-15)

        8.   “Nước Đức Chúa Trời” (nước Trời và nước trên đất trong quá khứ-hiện tại và tương lai) (Mác 14:25; Lu-ca 10:11; 22:14-18)

        9.   “Kỳ hội hiệp muôn vật” (Math 19:28; Ê-phê-sô 1:10)

      10.   “Kỳ muôn vật đổi mới” (Công vụ 3:20-21)

      11.   “Sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên” (việc hiện đến và chức vụ của Đấng Mê-si) (Lu-ca 2:25)

           B.   Khoảng thời gian (Khải 20:1-10)

        1.   Kéo dài 1.000 năm (Khải 20:1-10)

        2.   Thời kỳ này được tính từ lúc Sa-tan bị xiềng lại khi Đấng Christ tái lâm và thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất, cho đến khi Sa-tan được thả ra (sự phản loạn cuối cùng) và lửa từ trời hủy diệt trái đất và sự Phán xét trước Tòa án Lớn và Trắng của Chúa. 

        3.   Thời kỳ này chỉ là 1.000 năm đầu tiên của thời trị vì của Đấng Christ trên đất. Nó là sự khởi đầu của một thời kỳ trị vì đời đời. Mục đích của 1.000 năm đầu này là để chấm dứt mọi sự phản loạn và tiêu diệt mọi kẻ thù của Đức Chúa Trời một lần đủ cả.

        4.   Trong thời kỳ 1.000 năm này, Đức Chúa Trời sẽ hội hiệp muôn vật trong Đấng Christ, cả những vật trên trời lẫn những vật dưới đất. (I Côr. 15:24-28; Ê-phê-sô 1:10; Khải 22:4-5)

           C.   Thuở ban đầu đầy phước hạnh

Trong thời kỳ này con người sẽ được hưởng buổi ban đầu đầy phước hạnh hơn bất cứ thời kỳ nào khác. Đức Chúa Trời sẽ ngự giữa con người và con người được hưởng mọi ơn phước.

        1.   Sự cai trị toàn hảo – sự công chính toàn hảo – sự bình an trọn vẹn (Ê-sai 9:6, 7; 11:1-5)

        *   Sự vinh hiển của Chúa sẽ được bày tỏ không hề dứt (Ê-sai 4:2-6; 35:2; 60:1-9; 43:1-5)

        2.   Sự hòa bình và sự yêu thương khắp trên đất (Ê-sai 2:4; 9:6, 7; Mi-chê 4:3-4)

        3.   Sự thịnh vượng trên khắp đất (Ê-sai 65:21-24; . Ê-xê-chi-ên 34:26; Mi-chê 4:1-5; Xa-cha-ri 8:11-12; 9:16-17)

        4.   Đời người sẽ được dài hơn (Ê-sai 65:20; Ê-xê-chi-ên 8:4; Lu-ca 1:33)

         *     Đời người sẽ được kéo dài 1.000 năm và những ai không phản nghịch cùng Chúa khi Sa-tan được thả ra vào cuối thời kỳ Thiên hi niên sẽ được sống đời đời.

        5.   Sự sáng sẽ được gia thêm, trong nước đời đời không còn có mặt trời và mặt trăng nữa (Ê-sai 60:18-22)

         *      Mặt trời sẽ tăng sự sáng gấp 7 lần và mặt trăng cũng sáng như mặt trời (Ê-sai 30:26)

        6.   Tính chất của các con vật sẽ thay đổi (Ê-sai 11:6-9)

          a.    Muôn thú sẽ trở nên hiền hòa như lúc trong vườn Ê-đen.

          b.    Con rắn sẽ vẫn còn bị rủa sả (Sáng 9:14; Ê-sai 65:25)

        7.    Đất sẽ được phục hồi (Ê-sai 35:1-10; Ê-xê-chi-ên 36:8-12)

          a.  Ngoại trừ tại Ba-by-lôn và những nơi liên kết với sự phản  nghịch cùng Chúa, đất ở những nơi khác sẽ được phục hồi

          b.    Mọi sự đều được hồi phục sau thời kỳ 1.000 năm bình an (Rô-ma 8:18-25; Khải 21-22).

        8.   Sẽ có rất nhiều mưa và nước (Ê-sai 12:1-6; Ê-xê 34:26; Giô-ên 3:18).

        9.   Sẽ có nhiều cây cối, đồng cỏ, vàng bạc v.v. (Ê-sai 60:5-17)

      10.   Sẽ có những con đường xa lộ rất lớn (Ê-sai 11:16; 35:8)

      11.   Đàn bà sẽ sinh sản rất nhiều (Giê. 30:19; 33:22; Ô-sê 1:10)

           D.   Sự thử nghiệm (Khải 20:1-10)
      Vâng theo các luật lệ trong sự trị vì của Chúa

          a.    Vâng theo Đấng Christ.

          b.    Các thánh đồ là kẻ sẽ đồng cai trị với Đấng Christ.

          c.    Hòa thuận với Đức Chúa Trời.

           E.   Mục đích của thời kỳ này
        1.   Để ngăn chặn sự phản loạn (1 Côr 15:24-28; Hêb. 2:7-9)

        2.   Để làm trọn các giao ước đã lập với Áp-ra-ham (Sáng 12:13; 15:17),  Y-sác (Sáng 26), Gia-cốp (Sáng 28:35) và Đa-vít (2 Sam 7).

        3.  Để báo thù cho Đấng Christ và các thánh đồ (Math 26:63-66; Rô-ma 12:19; Thi 2)

        4.  Để phục hồi và khiến Y-sơ-ra-ên trở lại làm đầu các quốc gia (Ê-sai 11:11-12; Ê-xê-chi-ên 20:33-44))

        5.   Để hội hiệp muôn vật làm “một” trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời lẫn dưới đất (Ê-phê-sô 1:10) và phục hồi muôn vật (Công vụ 3:20-21; 1 Côr. 15:24-28)

        6.   Để phán xét các nước về sự công bình và ban đất cho dòng dõi đã hứa (Ê-sai 2:2-4;11:1-11; Math. 25:31; Đan. 7:9-27; 1 Côr. 6)

        7.   Để phục hồi sự cai trị đời đời trên đất (Ê-sai 11:1-9)

        8.   Để làm trọn các lời tiên tri về sự trị vì của Đấng Mê-si (Đan. 9:24; Công vụ 3:20-21; I Phi 1:10-13)

           F.   Sự thất bại của con người 

        1.   Con người lại phản nghịch cùng Đức Chúa Trời.

          a.    Con người đã từng phản nghịch và không đáp ứng được đòi hỏi của Đức Chúa Trời trong tình trạng vô tội, trong thời đại của lương tâm, thời kỳ tự cai quản, thời kỳ lời hứa, thời kỳ luật pháp, thời đại ân điển, và rồi lại tiếp tục phản nghịch cùng Đức Chúa Trời khi được hưởng các điều kiện phước hạnh trong thời trị vì của Đấng Christ.

          b.    Sa-tan sau 1.000 năm bị giam giữ được thả ra từ đáy vực sâu trong một thời gian ngắn và một lần nữa lại tập họp các lực lượng phản loạn trên đất tin vào sự dối gạt của nó công khai chống ngịch cùng Đức Chúa Trời hòng lật đổ sự cai trị của Đức Chúa Trời.

          c.     Sa-tan và những kẻ phản loạn không thành công trong mưu đồ của chúng (Khải 20:7-10).

           G.   Sự đoán phạt (Khải 20:1-15)
        1.   Việc thanh tẩy đất và hủy diệt những kẻ phản loạn bằng lửa 

        2.   Sự phán xét ở Tòa án Lớn và Trắng. Sự sống lại của tất cả mọi người, cả lớn lẫn nhỏ, tất cả đều phải chịu sự đoán xét trước mặt Đức Chúa Trời.

        3.   Mọi người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ bị quăng vào Hồ Lửa đến đời đời (Ê-sai 66:22-24; Math 25:41, 46; Khải 14:9-12; 20:15)

           H.   Sự Cứu chuộc đã sắm sẵn
      Đó chính là sự cứu chuộc qua Chúa Giê-xu Christ.

           I.   Sự Cứu chuộc trọn vẹn bởi Đấng Christ 
        1.  Trời mới và đất mới – thế gian cũ bị lửa thanh tẩy và được làm nên mới – Khải 21:1 

Khải huyền 21:1 – “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.”

        2.   Muôn vật sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát (Rô-ma 8:21-24)

Rô-ma 8:21-24 – “Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.   22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay;  

23 không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.   24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi?”

        3.   Tất cả những kẻ phản nghịch sẽ bị giam giữ trong Hồ Lửa đời đời (Khải 20:11-15)

Khải huyền 20:11-15 – “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.   12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.   13 Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.   14 Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.   15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

        4.   Những người thánh được sống lại sẽ tiếp tục cai trị mãi mãi trên các thế hệ tương lai của loài người được sanh ra trong cõi đời đời.

        (Đan. 2:44, 7:13-14, 18; Sáng 5:10; 11:15; 22:4-6)

Đa-ni-ên 2:44 – “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời;”

Đa-ni-ên 7:13-14 – “Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài.   14 Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.”

Đa-ni-ên 7:18 – “Nhưng các thánh của đấng Rất Cao sẽ nhận lấy nước, và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng.”

* Theo quan điểm của thầy:

· Sẽ có sự sống trên trái đất mãi cho đến cõi đời đời và các thánh sẽ cùng cai quản cuộc sống con người trong cõi đời đời.

· Những người tin Chúa được cất lên khi Chúa tái lâm được đồng trị với Đấng Christ trong 1.000 năm bình an. Họ có thân thể bằng linh (giống thiên sứ) và làm những việc trước đó họ không thể làm được.

· Những người được cứu trong thời gian Hội Thánh được cất lên sẽ sống trong 1.000 năm bình an trong tình trạng không có tội lỗi.

                    5.   Con người sẽ ăn trái của cây sự sống và sống đời đời theo như mục đích sáng tạo ban đầu của Đức Chúa Trời (Khải 21-22)

        6.   Đất, sự sống của các loài thảo mộc và động vật sẽ trở lại tình trạng như trước thời kỳ sa ngã (Khải 21-22)

           J.   Từ Sáng thế ký đến Khải huyền

        1.   Theo Thuyết Gap, từ sự sáng tạo ban đầu đến cuối thời kỳ 1.000 năm bình an thì thế gian đã trải qua hai tình trạng hoàn hảo và hai tình trạng tội lỗi:

          a.    Theo Thuyết Gap, thế gian đã ở trong trạng thái hoàn hảo như trong Sáng 1:1. Nhưng sự hoàn hảo đó đã bị hủy diệt bởi sự nổi loạn của Lu-xi-phe (Sáng 1:2)

          b.    Theo Thuyết Gap, trái đất đã được khôi phục lại trong sáu ngày và được làm nên hoàn hảo lần thứ hai (Sáng 1:3; 2:25). A-đam và dòng giống của người lại phản loạn như Lu-xi-phe và thế gian rơi vào tình trạng tội lỗi lần thứ hai (Sáng 3). Tình trạng tội lỗi này sẽ kéo dài cho đến khi Sa-tan phản loạn chống nghịch Đức Chúa Trời lần chót vào cuối thời kỳ 1.000 năm bình an (Khải 20:7-10).

        2.   Trái đất sẽ được làm nên hoàn hảo một lần nữa. Đây là Trời mới và Đất mới (Khải 21:1).

          a.    Các điều kiện tuyệt vời của Vương quốc 1.000 năm bình an sẽ được đem vào nơi đất mới.

          b.    Tất cả những kẻ phản nghịch sẽ bị nhốt vào Hồ Lửa. Sự chết, tội lỗi, bệnh tật và mọi thứ khác đã vào trong thế gian do sự rủa sả sẽ không còn nữa (Rô-ma 8:18-25; Hêb. 12:25-28; 1 Côr 15:24-28).

          c.    Đức Chúa Trời là Cha, sẽ ngự xuống cùng thành Giê-ru-sa-lem mới để sống với con người – Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. (Thi 68:16-18; Ê-sai 7:14, 2:10-11; 8:3; Math 1:23; Khải 21:3; 25:5).

          d.    Các dân tộc mới sẽ là những hậu tự đã được cứu chuộc của A-đam được đem trở lại tình trạng vô tội như trước thời kỳ sa ngã, và sẽ làm đầy dẫy đất để thực hiện kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời khi dựng nên con người và vũ trụ (Êphêsô 3:9-11). Như thế chúng ta sẽ được sống mãi với Chúa!!!!!
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